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                  lời mở đầu
Để hoà nhập với xu thế thời đại, với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước phát triển vững chắc theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN. Mô hình nền kinh tế thị trường đã tạo cho mỗi doanh nhiệp sự năng động, linh hoạt, sáng tạo và cạnh tranh là vấn đề tất yếu xảy ra. Các doanh nghiệp sản xuất ngoài việc sản xuất ra sản phẩm thì phải chủ động tìm biện pháp cải  tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tăng sản lượng giảm thiểu chi phí, giá thành, mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiên thụ sản phẩm và thu được lợi nhuận tối đa.

Vì vậy, sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Chúng phải luôn gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Qua đó đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào đó chủ doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp tối ưu đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên, nhịp nhàng các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất.

Qua thời gian tìm hiểu thực tế của công ty với sự  giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, các CBCNV phòng TCKT, sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương với sự cố gắng của bản thân, em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp là “ Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cơ Khí Quang  Trung “.

Trong phạm vi của bản chuyên đề tốt nghiệp này, em xin trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty, và xin được nêu lên một số ý kiến nhằm hoàn thiện thêm một bước công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm góp phần vào sự quản lý ngày càng tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, CBCNV phòng TCKT, thầy giáo Nguyễn Minh Phương đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề tốt nghiệp này.

Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công  ty Cơ Khí Quang Trung.

Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Quang Trung.

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Quang Trung.
Với kiến thức và thời gian còn hạn chế, mặc dù rất cố gắng nhưng cuốn chuyên đề tốt nghiệp vẫn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cô các chú trong phòng TCKT để cuốn chuyên đề được hoàn thiện hơn.

Chương 1

những vấn đề lý luận chung về  công tác

 kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty cơ khí quang trung

1.1. ý nghĩa của thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong nền kinh tế thị trường:

Đánh dấu bước thay đổi căn bản của nền kinh tế nước ta, năm 1986 nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các mối quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày càng mở rộng và phát triển, với việc đa dạng hoá các thành phần kinh tế đã tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trước pháp luật. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất, trước đây trong thời kỳ bao cấp, các doanh nghiệp chủ yếu chú trọng đến khâu sản xuất theo đúng chỉ tiêu mà nhà nước giao, thì trong nền kinh tế thị trường không chỉ có khâu sản xuất mà cả khâu tiêu thụ sản phẩm, khâu này sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Do vậy, vấn đề “tiêu thụ” trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với bản thân mỗi doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung.

Xét trên góc độ luân chuyển vốn thì khâu tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật chất sang hình thái giá trị. Ta có thể xét đến quá trình tái sản xuất  giản đơn bằng sơ đồ sau:

                    -    §TL§

T  -  H  :       -   TLL§  ...   SX  ... H’ – T’

· SL§

Quá trình này bắt đầu từ những đồng vốn ban đầu được dùng để mua các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất lúc này đồng vốn được chuyển hoá thành hình thái vật chất, tiếp đến qua giai đoạn sản xuất tạo ra thành sản phẩm, hàng hoá sau đó mang đi tiêu thụ, kết quả của quá trình này là thu được tiền về. Lúc này lại trở lại hình thái giá trị ban đầu, nhưng T’>T đó là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đặt ra.

Đối với quá trình sản xuất thì khâu tiêu thụ là khâu cuối cùng thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá - sản phẩm sản xuất ra, quá trình tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng kết thúc một chu kỳ sản xuất và mở đầu cho một chu kỳ sản xuất tiếp theo. Chu kỳ sản xuất tiếp theo sẽ là quá trình tái sản xuất mở rộng của chu kỳ trước. Chỉ có khâu tiêu thụ mới giúp cho quá trình sản xuất được thực hiện thường xuyên và liên tục.

1.1.1. Khái niệm thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm:

Sản phẩm nói chung mà các doanh nghiệp sản xuất ra để đáp ứng cho nhu cầu của nền kinh tế đều là kết quả của quá trình sản xuất. Như chúng ta đã biết sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp sản xuất gồm: thành phẩm, bán thành phẩm và lao vụ - dịch vụ, trong đó thành phẩm chiếm phần lớn.

- Thành phẩm: là những sản phẩm đã được gia công chế biến xong ở bước công nghệ cuối cùng của quy trình sản xuất sản phẩm đó, đã được kiểm tra được xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng qui định. Có thể nói thành phẩm là sản phẩm cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Bán thành phẩm: là những sản phẩm của doanh nghiệp chế tạo đã hoàn thành một bước hoặc một số bước công nghệ chế tạo, chưa qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, nhưng do yêu cầu sản xuất và tiêu thụ, nó được nhập kho thành phẩm và khi bán cho khách hàng, bán thành phẩm cũng có ý nghĩa như thành phẩm.

Giữa thành phẩm và sản phẩm có phạm vi giới hạn khác nhau, thành phẩm là kết quả của quá trình sản xuất gắn với quy trình công nghệ nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp, còn sản phẩm chỉ nói đến kết quả của quá trình xản xuất chế ra nó, sản phẩm có thể gồm: thành phẩm và bán thành phẩm.

Việc phân định thành phẩm và bán thành phẩm chính xác sẽ giúp doanh nghiệp trong công tác hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành.

          Bất cứ loại thành phẩm nào cũng biểu hiện trên hai mặt: số lượng và chất lượng.

         Số lượng của thành phẩm được xác định bằng đơn vị đo lường như kg, m, bộ ... còn chất lượng của thành phẩm được xác định bằng tỷ lệ % tốt, xấu hoặc phẩm cấp, thứ cấp ...

Sản xuất ra sản phẩm, hàng hoá là nhiệm vụ  quan trọng của doanh nghiệp sản xuất và ngày càng đòi hỏi sự chuyên môn hoá - đa dạng hoá cao sản phẩm của doanh nghiệp có thể là thành phẩm, bán thành phẩm, nếu doanh nghiệp sản xuất không hoàn thành kế hoạch sản xuất sản phẩm thì không những ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp nói riêng mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh tế khác.

Mặt khác, trong mỗi doanh nghiệp sản xuất, khối lượng thành phẩm sản xuất hoàn thành trong từng thời kỳ là cơ sở để đánh giá quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tỷ trọng cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp là căn cứ để chứng minh rằng doanh nghiệp có hoàn thành kế hoạch sản xuất hay không hoàn thành ở mức độ nào. Đồng thời qua đó chúng ta phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, quyết định đến các mối quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp. Cũng như các đối tượng khác có liên quan.

       Thành phẩm là thành quả lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, đồng thời cũng là tài sản XHCN cần phải được bảo vệ an toàn. Vì vậy để quản lý chặt chẽ thành phẩm doanh nghiệp cần làm tốt hai mặt sau:

         - Về mặt số lượng: Phải thường xuyên phản ảnh giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm, phát hiện kịp thời hàng hoá ứ đọng tồn kho để tìm ra biện pháp tiêu thụ nhanh chóng.

- Về mặt chất lượng: Để duy trì - phát triển trong nền kinh tế thị trường mà đòi hỏi sức cạnh tranh ngày càng cao thì điều cốt lõi của mỗi doanh nghiệp là chữ “Tín” trên thị trường. Do vậy mỗi doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác kiểm tra, phân cấp chất lượng sản phẩm và có chế độ bảo quản riêng đối với từng loại sản phẩm nhất là các sản phẩm yêu cầu chất lượng cao, dễ hư hỏng kịp thời phát hiện các mặt hàng kém phẩm chất, lạc hậu, lỗi thời loại ra khỏi quá trình sản xuất.

1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý:

Tiêu thụ thành phẩm hay còn gọi là bán hàng, là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá, thông qua tiêu thụ, hàng hoá sẽ chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị và kết thúc một vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp.

        Trong giai đoạn hiện nay, tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thông qua tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp mới bù đắp được chi phí sản xuất đã bỏ ra như: CPNVL, CPNC, CPSXC, chi phí ngoài sản xuất gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Để tiếp tục thực hiện chu kỳ sản xuất mới, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm vốn cho doanh nghiệp, qua đó nói lên được hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là cao hay thấp.

Đối với các bạn hàng của doanh nghiệp, việc cung cấp sản phẩm kịp thời, đúng quy cách phẩm chất, đúng số lượng theo yêu cầu sẽ giúp cho doanh nghiệp giữ chữ “Tín” và thu được lợi nhuận. Do đó việc quản lý tiêu thụ thành phẩm là rất cần thiết và quan trọng.

Để quản lý tốt khâu tiêu thụ cần phải tổ chức theo dõi, phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ, kịp thời. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá bán, phương thức thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, ngoài việc hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, các doanh nghiệp còn phải làm tốt công tác mở rộng - nghiên cứu thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm một cách khoa học - hợp lý theo đúng qui định chế độ và chuẩn mực của Bộ Tài chính.

1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất:
1.2.1. Vai trò của kế toán thành phẩm - tiêu thụ thành phẩm:

Các thông tin kế toán có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường, không những cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp biết được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra những quyết định phù hợp về đường hướng phát triển của doanh nghiệp mà còn cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước và bên thứ 3 ( nhà đầu tư, ngân hàng, doanh nghiệp khác...)

Mỗi doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức tốt công tác thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm sẽ tạo điều kiện để sản xuất phát triển, hạn chế được sự thất thoát thành phẩm, phát hiện ra những thành phẩm chậm luân chuyển để từ đó đề xuất các biện pháp thích hợp với chủ doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn.

Số liệu mà kế toán thành phẩm và tiêu thụ cung cấp sẽ giúp cho:

* Chủ doanh nghiệp: đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, giá thành và lợi nhuận thu được, phát hiện kịp thời những thiếu sót, mất cân đối của từng khâu trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch.

* Cơ quan nhà nước: Có thể kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành luật pháp về kinh tế tài chính nói chung và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách Nhà nước, nghĩa vụ tài chính đối với các bên có quan hệ kinh tế nói riêng.

* Bên thứ 3 gồm: Chủ đầu tư ngân hàng sẽ biết được khả năng sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng của Doanh nghiệp trên thị trường, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó họ có thể lựa chọn quyết định đầu tư, cho vay hoặc có quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp.

1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán đối với việc quản lý thành phẩm và tiêu thụ sản phẩm.

Giữa sản xuất và tiêu thụ có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy nhau phát triển. Nếu sản xuất không theo kịp tiến độ thì tất yếu sẽ kéo theo kế hoạch tiêu thụ không thực hiện được. Ngược lại,  nếu sản xuất được sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ sẽ giúp cho khâu tiêu thụ được thực hiện một cách dễ dàng.

Tổ chức một cách khoa học công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm rất cần thiết sẽ giúp cho việc xác định chính xác doanh thu tiêu thụ, kết quả tiêu thụ. Mặt khác, còn cung cấp kịp thời số liệu kế toán cho các bộ phận kế toán khác cho các đơn vị, cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp. 

Để phát huy vai trò của kế toán đối với công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, kế toán thành phẩm  và tiêu thụ cần phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ sau:

- Phản ảnh, giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm về mặt số lượng, chất lượng và chủng loại.

- Phản ảnh, giám đốc tình hình tồn kho thành phẩm, tình hình bảo quản kho thành phẩm.

- Phản ảnh giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ tính toán, phân bổ chính xác các chi phí cho sản phẩm tiêu thụ, xác định đúng đắn doanh thu, tình hình thanh toán tiền hàng, thanh toán với ngân sách và xác định kết quả tiêu thụ.

- Phân tích, lập báo cáo về giá trị sản lượng hàng hoá, báo cáo tình hình tiêu thụ một cách đúng đắn, kịp thời.

1.3. Nội dung công tác kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
1.3.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm.

Trong các doanh nghiệp sản xuất, thành phẩm thường rất đa dạng , mỗi doanh nghiệp có thể sản xuất nhiều mặt hàng và trong mỗi mặt hàng này lại được phân chia thành sản phẩm chủ yếu và sản phẩm thứ yếu, chính phẩm và thứ phẩm loại 1, loại 2... Vì vậy, tổ chức một cách khoa học công tác kế toán thành phẩm là việc làm rất cần thiết và không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Do đó, để quản lý và hạch toán chặt chẽ thành phẩm, công tác tổ chức kế toán thành phẩm phải được tổ chức theo các nguyên tắc sau:

+ Phải tổ chức kế toán thành phẩm theo từng loại, từng thứ đơn vị sản xuất theo đúng số lượng và chất lượng của sản phẩm.

+ Phải có sự phân công và kết hợp công tác trong việc ghi chép kế toán thành phẩm giữa phòng kế toán với nhân viên hạch toán phân xưởng, giữa kế toán thành phẩm với thủ kho thành phẩm, đảm bảo cho số liệu kế toán thành phẩm được chính xác, kịp thời phục vụ cho việc quản lý thành phẩm chặt chẽ.

+ Thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất khi hạch toán nhập - xuất kho phải ghi theo giá thành thực tế. Thành phẩm trong kho doanh nghiệp luôn biến động do nhiều nguyên nhân: nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong, do mua bên ngoài của các đơn vị hoặc xuất kho thành phẩm đem tiêu thụ xuất cho các bộ phận sản xuất tiếp. Vì vậy, cần tổ chức công tác ghi chép ban đầu thật khoa học hợp lý, đúng với những quy định đã ghi trong chế độ chứng từ và sổ kế toán cũng như những quy định cụ thể trong chế độ ghi chép ban đầu.

1.3.2. Phương pháp đánh giá thành phẩm

Đánh giá thành phẩm là  là biểu hiện bằng tiền của giá trị thành phẩm theo những nguyên tắc  nhất định, đó là: nguyên tắc giá phí, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc thận trọng. Về nguyên tắc thành phẩm phải được phản ánh theo trị giá vốn thực tế. Đó là phương pháp:

Đánh giá theo giá thực tế đối với thành phẩm nhập kho.

Giá thực tế: là loại giá được xác định trên cơ sở chứng từ hợp lệ, tuỳ theo từng nguồn nhập mà giá thực tế của thành phẩm nhập kho được xác định theo những cách khác nhau:

- Thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra được đánh giá theo giá thành, công xưởng thực tế ( Zsx thực tế).

Zsx = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC

- Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công.

Ztt gia công = CPNVLTT + CP thuê gia công + CP khác ( CP vận chuyển...)

Ta xét các trường hợp sau:

- Trường hợp mua ngoài: Trị giá vốn thực tế của thành phẩm nhập kho sẽ bao gồm khoản giá mua ghi trên hoá đơn ( bao gồm cả thuế) + chi phí mua thực tế ( CP vận chuyển, bốc xếp, bảo quản...) - các khoản giảm giá (nếu có).

- Trường hợp do doanh nghiệp tự gia công chế biến:

    Trị giá vốn thực tế nhập kho = trị giá vốn thực tế xuất gia công chế biến + chi phí gia công chế biến.

- Trường hợp thuê ngoài gia công chế biến:

   Trị giá vốn thực tế nhập kho = Trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất đi gia công chế biến +  chi phí thuê ngoài gia công chế biến + chi phí vận chuyển khi đem đi và khi mang về.

+ Đối với thành phẩm xuất kho, các doanh nghiệp có thể tuỳ theo đặc điểm của thành phẩm, tình hình quản lý của mình, để lựa chọn phương pháp hạch toán thích hợp, nhưng phải đảm bảo áp dụng nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp tình giá thành thực tế của sản phẩm xuất kho sau:

   * Phương pháp thực tế đích danh:

               Phương pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi thành phẩm theo từng lô hàng và đơn giá thực tế của từng lần nhập.

Khi xuất kho thành phẩm thuộc lô hàng nào thì căn cứ vào số lượng xuất kho và đơn giá thực tế của lô hàng đó để tính ra giá thực tế xuất kho.

* Phương pháp Nhập sau- xuất trước:

               Phương pháp này cũng phải xác định được đơn giá thực tế của từng lần nhập kho và giả thiết hàng nào nhập kho sau thì sẽ được xuất trước.

Căn cứ vào số lượng xuất kho tính ra giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá thực tế của lần nhập sau cùng với lượng xuất kho thuộc lần nhập sau cùng, số còn lại được tính theo giá thực tế của các lần nhập trước đó.

Do trị giá vốn thực tế của thành phẩm xuất kho được tính theo đơn giá của lần nhập gần với lần xuất đó nhất, cho nên nguyên tắc phù hợp của Kế toán được đảm bảo nghĩa là trị giá vốn của hàng bán phù hợp với doanh thu tạo ra trong kỳ.

* Phương pháp Nhập trước - xuất trước:

            Phương pháp này cũng phải xác định được đơn giá thực tế của từng lần nhập kho, và giả định hàng nào nhập kho trước thì sẽ  được xuất trước. 

Căn cứ vào số lượng xuất kho để tính ra giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc:

Tính theo đơn giá thực tế nhập kho trước với lượng xuất kho thuộc lần nhập trước, số còn lại ( Tổng số xuất kho – Số đã xuất kho thuộc lần nhập trước ) được tính theo đơn giá thực tế lần nhập tiếp theo. 

Phương pháp này được áp dụng khi doanh nghiệp theo dõi  được đơn giá thực tế của tùng lần nhập, số lượng các nghiệp vụ liên quan đến nhập xuất không quá nhiều.

* Phương pháp bình quân gia quyền:

    Theo phương pháp này, kế toán sử dụng đơn giá bình quân của hàng luân chuyển trong kỳ để tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho. Phương pháp  có 2 dạng:

        + Dạng 1: Đơn giá bình quân gia quyền cả kỳ.

 Đơn giá bình quân gia quyền cả kỳ = ( Trị giá vốn thực tế của Thành phẩm tồn kho đầu kỳ + trị giá vốn thực tế thành phẩm nhập trong kỳ)/ (Số lượng thành phẩm tồn đầu kỳ + Số lượng thành phẩm nhập trong kỳ).

 + Dạng 2: Đơn giá bình quân gia quyền liên hoàn.

 Đơn giá bình quân sau lần nhập thứ i =(Trị giá vốn thực tế của thành phẩm tồn kho trước lần nhập đó + Trị giá vốn thực tế của thành phẩm nhập kho)/(Số lượng thành phẩm nhập kho trước lần nhập + Số lượng thành phẩm nhập kho thực tế).

Phương pháp bình quân có xu hướng bình quân hoá sự tăng giảm của giá cả thành phẩm, kết quả không chính xác. Được áp dụng đối với đơn vị có nhiều nghiệp vụ liên quan đến nhập - xuất có thể áp dụng được trong việc tin học hoá công tác kế toán.

1.3.3. Hạch toán chi tiết thành phẩm

Thành phẩm là một trong những đối tượng kế toán, các loại thành phẩm cần phải được tổ chức hạch toán chi tiết không chỉ về mặt giá trị mà cả về mặt hiện vật, không chỉ theo từng kho mà phải chi tiết theo từng loại, nhóm, thứ và phải được tiến hành đồng thời cả kho và phòng kế toán trên cơ sở các chứng từ nhập - xuất kho. Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ, mở các sổ kế toán chi tiết và lựa chọn, vận dụng phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm cho phù hợp.

a. Chứng từ sử dụng:

Các chứng từ kế toán được sử dụng trong kế toán thành phẩm theo chế độ chứng từ kế toán quy định ban hành theo quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT  ngày 01/11/1995 của Bộ Tài Chính gồm:

- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Các chứng từ kế toán phải được lập kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định về mẫu biểu, nội dung, phương pháp lập. Người lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

b. Kế toán chi tiết thành phẩm

Để cung cấp các chỉ tiêu chi tiết về tình hình nhập - xuất tồn kho của từng loại, từng nhóm, từng thứ thành phẩm theo từng nơi bảo quản, sử dụng, cả chỉ tiêu hiện vật và giá trị. Đây chính là nhiệm vụ của kế toán quản trị. Tuỳ theo điều kiện, yêu cầu quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp , trình độ của kế toán viên mà doanh nghiệp tổ chức kế toán chi tiết thành phẩm cho phù hợp.

Việc hạch toán chi tiết thành phẩm được diễn ra đồng thời ở 2 nơi: ở kho thành phẩm và phòng kế toán.

Doanh nghiệp có thể hạch toán chi tiết thành phẩm theo một trong các phương pháp  sau:

* Phương pháp ghi thẻ song song:

+ Nội dung:

- ở  kho: Việc ghi chép tình hình nhập- xuất - tồn kho hàng ngày do thủ kho tiến hành trên thẻ kho và ghi theo chỉ tiêu số lượng. 

- ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết thành phẩm được mở cho từng danh điểm vật tư - thành phẩm cũng tương tự như thẻ kho nhưng theo dõi thêm chỉ tiêu thành tiền. Cuối tháng có thể đối chiếu số liệu trên thẻ (sổ) chi tiết với số liệu ghi trên thẻ kho tương ứng, kế toán cộng số liệu trên thẻ (sổ) chi tiết sau đó căn cứ vào số liệu dòng cộng ở thẻ (sổ) chi tiết để ghi vào bảng kê nhập - xuất-  tồn theo thứ, nhóm, loại thành phẩm.

Sơ đồ 1: Kế toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp ghi thẻ song song.


      * Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển:

+ Nội dung:

- ở kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép giống như phương pháp ghi thẻ song song.

- ở phòng kế toán: Kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình  hình nhập- xuất - tồn kho, sổ này được ghi vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp các chứng từ nhập, xuất vào Bảng kê nhập - xuất. Mỗi loại thành phẩm ghi vào một dòng trong sổ đối chiếu luân chuyển, cuối tháng tiến hành đối chiếu giữa số lượng của thành phẩm trên sổ đối chiếu với thẻ kho còn chỉ tiêu giá trị thì đối chiếu với sổ kế toán tổng hợp.

* Phương pháp ghi sổ số dư:

+ Nội dung:

- ở kho: Thủ kho cũng dùng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập , xuất, tồn kho , nhưng cuối tháng phải tính ra số tồn để ghi sang sổ số dư vào cột số lượng.

- ở phòng kế toán: định kỳ kế toán xuống kho hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho và ghi nhận chứng từ, khi nhận được chứng từ kế toán kiểm tra và tính giá chứng từ theo giá hạch toán, tổng cộng số tiền và ghi vào cột số tiền vừa tính được của từng nhóm thành phẩm nhập riêng - xuất riêng vào bảng luỹ kế Nhập - xuất - tồn, bảng này cũng được mở cho từng kho, mỗi kho một tờ và được ghi nhận trên cơ sở các phiếu giao nhận chứng từ nhập - xuất thành phẩm, tiếp đó cộng số tiền nhập - xuất trong tháng và dựa vào số dư đầu tháng để tính ra số dư cuối tháng của từng loại thành phẩm, số dư trên bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn dùng đối chiếu số dư trên sổ số dư.

      1.3.4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm:

Để hạch toán tăng, giảm và tồn kho thành phẩm, kế toán sử dụng TK 155 –“ Thành phẩm “ Tài khoản này được sử dụng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm trong doanh nghiệp.

Ngoài ra để hạch toán thành phẩm, kế toán còn sử dụng một số Tài khoản liên quan khác: TK 154, TK 157, TK 632...

Quá trình hạch toán thành phẩm:

* Phương pháp kê khai thường xuyên:


* Phương pháp kiểm kê định kỳ


Nếu áp dụng phương pháp này, các doanh nghiệp cuối kỳ hạch toán mới kiểm kê thành phẩm tồn kho, vì vậy việc hạch toán nhập xuất của thành phẩm không được ghi chép trên TK 155 mà sẽ sử dụng TK 631 “Giá thành sản xuất” để hạch toán việc nhập - xuất của các loại thành phẩm.

Kế toán không theo dõi việc xuất kho theo các chứng từ kế toán và không ghi chép theo các chứng từ xuất kho, cuối tháng, sau khi kiểm kê lượng thành phẩm tồn kho, kế toán mới xác định lượng thành phẩm xuất trong kỳ theo công thức.

	Trị giá thành phẩm xuất kho
	=
	Trị giá của TP tồn đầu kỳ
	+
	Trị giá thành phẩm nhập trong kỳ
	-
	Trị giá TP tồn cuối kỳ


  1.4. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm:
1.4.1. Tài khoản sử dụng và các sổ sách được áp dụng:

Để hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm, kế toán sử dụng các tài khoản sau:

TK 511, TK 512, TK 521, TK 531, TK 532, TK 515, TK 632, TK 641, TK 642, TK 333, TK 911

TK 155, TK 157, TK 111, TK 112, TK 131

Hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng 3 hình thức kế toán sau:

( Hình thức “chứng từ ghi sổ”

- Các loại sổ gồm: Sổ quỹ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ kế toán chi tiết.

- Điều kiện áp dụng: Phù hợp với đơn vị có quy mô vừa và lớn, sử dụng nhiều tài khoản nhiều cán bộ, nhân viên kế toán.

( Hình thức “Nhật ký chung”

- Các loại sổ gồm: Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt, sổ cái TK, sổ chi tiết.

- Điều kiện áp dụng: Phù hợp với các đơn vị có quy mô vừa, có nhiều cán bộ nhân viên Kế toán. 

( Hình thức “Nhật ký - chứng từ”

- Các loại sổ gồm: Sổ NKCT, bảng kê, sổ cái Tài khoản, sổ chi tiết, bảng phân bổ.

- Điều kiện áp dụng: Phù hợp với đơn vị có quy mô vừa và lớn, đội ngũ cán bộ Kế toán có trình độ chuyên môn cao.

1.4.2. Nội dung doanh thu, tiêu thụ thuế GTGT và các khoản giảm trừ:
1.4.2.1. Doanh thu tiêu thụ: 
Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Trong đó có hướng dẫn về kế toán chuẩn mực “Doanh thu và thu nhập khác”.

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau:

* Bán hàng: là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng hoá mua vào.

Để ghi nhận “doanh thu bán hàng “ thì đồng thời phải thoả mãn 5 điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc dùng hàng hoá cho người mua.

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.

+ Doanh thu được xác định là tương đối chắc chắn.

+ Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

* Cung cấp dịch vụ: thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán.

Để xác định “Doanh thu cung cấp - dịch vụ” phải thoả mãn 4 điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ = doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (-) các khoản giảm doanh thu. Tổng số “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” ghi nhận ở đây có thể là tổng giá thanh toán (với các đối tượng không chịu thuế VAT) hoặc giá không có thuế VAT (các doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ).

TK 511: Trước có tên là “ Doanh thu bán hàng “ nay theo TT89 đổi thành “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ “.

Chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là đã tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

Kế toán DTBH & CCDV của doanh nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

    * Đối với sản phẩm hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, DTBH & CCDV là giá bán chưa có thuế GTGT.

     * Đối với sản phẩm hàng hoá dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hay chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, DTBH & CCDV là tổng giá thanh toán. 

      * Đối với sản phẩm hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, DTBH & CCDV là tổng giá thanh toán.

     * Trường hợp nhận gia công vật tư, hàng hoá chỉ phản ánh vào DTBH & CCDV số tiền gia công thực tế được hưởng.

     * Trường hợp nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng thì phần DTBH & CCDV là phần hoa hồng mà doanh nghiệp được hưởng.

     * Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận DTBH theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm  phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận.

TK 512 “Doanh thu nội bộ” thay cho tên gọi “ doanh thu bán hàng nội bộ “ : dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng 1 Công ty, tổng Công ty... hạch toán toàn ngành kết cấu của TK 512 cũng tương tự như TK 511.

TK 3387 trước có tên “ Doanh thu nhận trước “ nay theo TT89 đổi thành “ Doanh thu chưa thực hiện “.

Xét với trường hợp bán hàng: Doanh thu chưa thực hiện thể hiện là khoản chênh lệch giữa bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay. Doanh thu chưa thực hiện sẽ được ghi nhận là doanh thu của kỳ kế toán.

1.4.2.2 Thuế GTGT 

TK 3331 “Thuế GTGT phải nộp”

Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

* Theo phương khấu trừ thuế:


Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

* Theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp:

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của HHDV chịu thuế  X  Thuế suất thuế GTGT của HHDV đó

1.4.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại ( TK 521): Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua bán.

- Hàng bán bị trả lại ( TK 531 ): là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.

- Giảm giá hàng bán ( TK 532 ): là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

1.4.3 Hạch toán giá vốn hàng bán:

Sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán” phản ánh trị giá vốn thành phẩm hàng hoá, xuất bán trong kỳ.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, trị giá vốn thành phẩm xuất kho để bán hoặc thành phẩm hoàn thành không nhập kho đưa đi bán ngay chính là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành. Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán được tính theo một trong các phương pháp đã trình bày ở mục 1.3.2

· Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX


* Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK ( tương tự nhưuy trình hạch toán thành phẩm)

1.4.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.4.4.1. Chi phí bán hàng - TK641

Trong quá trình lưu thông tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí bao gói sản phẩm, bảo quản hàng hoá, chi phí vận chuyển, tiếp thị, quảng cáo... gọi là chi phí bán hàng.

Theo quy định hiện hành CPBH được chia thành các loại sau:

- Chi phí nhân viên bán hàng - TK 6411

- Chi phí vật liệu, bao bì, nguyên liệu phụ - TK 6412

- Chi phí công cụ - dụng cụ - TK 6413

- Chi phí khấu hao tài sản cố định - TK 6414

- Chi phí bảo hành sản phẩm - TK 6415

- Chi phí dịch vụ mua ngoài - TK 6417

- Chi phí khác bằng tiền - TK 6418.

1.4.4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp - TK642

Chi phí quản lý doanh nghiệp  là những chi phí chi cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành chi phí quản lý doanh nghiệp được chia thành các loại sau:

- Chi phí nhân viên quản lý
 - TK 6421

- Chi phí vật liệu quản lý - TK6422

- Chi phí về công cụ dụng cụ phục vụ cho bộ máy quản lý - TK 6423

- Chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc phạm vi toàn doanh nghiệp  - TK 6424

- Thuế, phí, lệ phí  - TK 6425

- Chi phí dự phòng - TK 6426

- Chi phí dịch vụ mua ngoài - TK 6427

- Chi phí khác bằng tiền phục vụ cho bộ máy quản lý - TK 6428

                        Sơ đồ hạch toán CPBH, CPQLDN


1.4.5. Các phương thức bán hàng và các phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm:

1.4.5.1. Các phương thức bán hàng

Để đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu của xã hội thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải có nhiều phương thức tiêu thụ khác nhau bao gồm:

+ Giao bán trực tiếp: là phương thức bên bán giao hàng cho bên mua trực tiếp tại kho hay trực tiếp tại phân xưởng không qua kho. Hàng khi đã bàn giao cho bên mua được chính thức coi là tiêu thụ, bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đã giao.

+ Chuyển hàng theo hợp đồng: Bên bán chuyển hàng đi để giao cho bên mua theo địa điểm trong hợp đồng. Hàng chuyển đi thuộc sở hữu của bên bán, chỉ khi nào được người mua chấp nhận mới được coi là tiêu thụ, bên bán mất quyền sở hữu về số hàng này.

+ Bán hàng đại lý, ký gửi: bên giao đại lý xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi để bán theo giá quy định phần hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ mà bên nhận đại lý được hưởng và số thuế VAT đầu ra do bên giao đại lý kê khai nộp, còn nếu bên nhận đại lý không theo đúng giá quy định thì phải chịu số VAT đầu ra tính trên phần GTGT, bên giao đại lý chỉ chịu thuế VAT trong phạm vi doanh thu của mình.

+ Bán hàng trả góp: Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần và người mua phải chịu một phần lãi suất trên số trả chậm , đối với giá bán trả ngay doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính về phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu.

+ Tiêu thụ nội bộ: là việc mua - bán hàng hoá, dịch vụ giữa đơn vị chính với đơn vị trực thuộc với nhau trong cùng một Công ty, tổng Công ty...

1.4.5.2. Kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

* Phương thức giao bán trực tiếp.

   Sơ đồ tổng quát phương thức tiêu thụ trực tiếp (đối với hàng hoá chịu thuế VAT theo phương pháp khấu trừ )


Sơ đồ tổng quát tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng theo hợp đồng (đối với sản phẩm hàng hoá chịu thuế VAT theo phương pháp khấu trừ)



* Phương thức giao hàng cho đại lý


- Hạch toán tại đơn vị giao đại lý:

Số hàng ký gửi vẫn thuộc sở hưữ cho đến khi chính thức tiêu thụ. Về cơ bản các bút toán phản ánh giống như phương thức tiêu thụ chuyển hàng, riêng đối với phần hoa hồng trả cho đại lý tính vào chi phí bán hàng.

* BT1: Căn cứ hợp đồng ký kết và các chứng từ liên quan, phản ánh hoa hồng trả cho cơ sở nhận bán hàng đại lý.

Nợ TK 641:    Hoa hồng trả cho đại lý


Có TK 131:    Tổng số hoa hồng

* BT2: Khi nhận tiền do cơ sở nhận bán hàng đại lý thanh toán

Nợ TK 111, 112:    Số tiền thu được


Có TK 131:    Số tiền đã thu

Tổng số tiền bán hàng đại lý được phản ánh bằng bút toán sau:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán trừ hoa hồng

Nợ TK 641: Hoa hồng đại lý

Có TK 511: Tổng doanh thu hàng đã bán

Có TK: 3331: Thuế VAT phải nộp

- Hạch toán tại đơn vị nhận đại lý:

* BT1: Khi nhận hàng, căn cứ vào giá ghi trong hợp đồng 

NỢ TK 003

* BT2: Khi xuất hàng đại lý đem bán, phải lập Hoá đơn GTGT giao cho người mua, kế toán phản ánh tổng giá thanh toán của số hàng đại lý bán được

NỢ TK 111, 112, 131

     Có TK 331: Số tiền phải trả cho bên chủ hàng

* BT3: Đồng thời ghi Có TK 003

* BT4: Hoa hồng được hưởng và lập Hoá đơn GTGT về hoa hồng được hưởng.

NỢ TK 331


  Có TK 511 hoa hồng được hưởng

* BT5: Khi thanh toán tiền cho chủ hàng

Nợ TK 331: Số tiền hàng đã thanh toán


  Có TK111, 112: số đã thanh toán

Sơ đồ kế toán bán hàng trả góp (đối với hàng hoá chịu thuế VAT tính theo phương pháp khấu trừ)


1.4.5.3. Kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Sử dụng TK 631 “Giá thành sản xuất”

Ngoài ra còn sử dụng các TK khác như phương pháp “KKTX”

Sơ đề kế toán tổng hợp


1.5.  Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau một kỳ hạch toán, kế toán tiến hành xác định kết quả của hoạt động kinh doanh, và được biểu hiện bằng kết quả lãi hay lỗ trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp. Để hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm kế toán sử dụng TK 911 “ Xác định kết quả kinh doanh “ .


Để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, có sự cạnh tranh gay gắt thì khâu thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là khâu có ý nghĩa quyết định cho sự thành hay bại của mỗi doanh nghiệp. Kế toán với tư cách là một công cụ quản lý có hiệu lực nhất đã góp phần quan trọng vào quá trình sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến vai trò của kế toán đối với việc quản lý, hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm.

Tuy nhiên, thực tế công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả hoạt động tiêu thụ có đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu của cơ chế trường hay không thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm một cách chặt chẽ, khoa học, đúng đắn, theo yêu cầu của chế độ chuẩn mực quy định.

Chương 2

Tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cơ khí Quang Trung.

2.1. Đặc điểm chung tại Công ty Cơ khí Quang Trung.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cơ khí Quang Trung.

Công ty cơ khí Quang Trung với địa điểm nằm tại 360 đường Giải phóng - quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội, với vị trí rất thuận lợi cho Công ty trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Công ty cơ khí Quang Trung là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp. Tiền thân của Công ty là Nhà máy Cơ khí Quang Trung được thành lập theo quyết định số: 95/CNN ngày 27 tháng 4 năm 1962 của Bộ Công nghiệp nhẹ dựa trên cơ sở sát nhập hai đơn vị: Xưởng cơ khí Tây Đô và Xưởng cơ khí Mồng 3 tháng 2.

Trải qua quá trình hoạt động 41 năm, qua bao chặng đường thăng trầm thay đổi cùng với chặng đường phát triển của nền kinh tế, Công ty đã có những biến đổi lớn và không ngừng phát triển về mọi mặt, xứng đáng với danh hiệu đơn vị anh hùng mà  Đảng và Nhà nước đã phong tặng.

Nhiệm vụ chính của Công ty hiện nay chuyên sản xuất máy móc thiết bị phục vụ ngành công nghiệp nhẹ Việt Nam, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thép.

Sản phẩm chính của Công ty là các loại máy móc, thiết bị có chất lượng cao đã chiếm được uy tín trên thị trường, các bạn hàng lớn ngày một nhiều đáp ứng nhu cầu cho ngành công nghiệp  nhẹ  nước nhà phát triển.

Quy mô phát triển của Công ty cơ khí Quang Trung trong hai năm gần đây được thể hiện qua bảng sau:

	Chỉ tiêu
	Năm 2001
	Năm 2002

	1 - Vốn cố định ( Triệu đồng )
	4.996
	5.000

	2 - Vốn lưu động (Triệu đồng )
	2.148
	2.218

	3 - Doanh thu tiêu thụ (Triệu đồng )
	97.000
	120.000

	4- Các khoản nộp ngân sách (Triệu đồng )
	2.850
	3.540

	5 - Lợi nhuận (Triệu đồng )
	110
	145

	6 - Số cán bộ CNV (Người)
	240
	270

	7 - Thu nhập bình quân (Đồng/Người/Tháng)
	1.100.000
	1.200.000


          2.1.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất.

Đặc điểm công nghệ sản xuất của công ty là theo các đơn đặt hàng do bạn hàng đặt theo yêu cầu được thiết kế sẵn hoặc yêu cầu công ty thiết kế, mỗi đơn đặt hàng có thể là một sản phẩm , một loại sản phẩm. Quy trình sản xuất diễn ra liên tục, hoạt động sản xuất chế tạo diễn ra ở các phân xưởng kế tiếp nhau cho đến khi hoàn thành trở thành thành phẩm.

Sản phẩm của công ty gồm: phụ tùng thiết bị của dây chuyền sản xuất giấy, nồi hơi, bình áp lực, hàng kết cấu và các sản phẩm cơ khí khác.

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm


2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cơ khí Quang Trung.

Công ty Cơ khí Quang Trung là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Nhà nước giao. Do vậy bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng có những điểm giống với nhiều đơn vị khác. 

* Đứng đầu Công ty là Ban giám đốc, bao gồm: 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc.

- Giám đốc: là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý của cấp trên và pháp luật về điều hành mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và trực tiếp phụ trách các phòng ban các bộ phận sản xuất kinh doanh trong toàn công ty. 

- Phó giám đốc kỹ thuật: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mặt kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến và thiết kế sản phẩm mới, quy trình công nghệ mới, xây dựng các chỉ tiêu định mức về khoa học kỹ thuật cho từng sản phẩm, nghiên cứu xây dựng các phương án, đầu tư chiều sâu và định hướng chiến lược cho sản phẩm của công ty, đồng thời phụ trách công tác đào tạo nâng cấp bồi dưỡng trình độ của công nhân viên kỹ thuật trong toàn công ty.

- Phó giám đốc sản xuất: Phụ trách khâu sản xuất kinh doanh, chỉ đạo sản xuất thực hiện theo đúng kế hoạch của Công ty, nắm được các kế hoạch chiến lược sản xuất trung dài hạn, tiến độ bán hàng, doanh thu của công ty..., phụ trách điều hành các phân xưởng sản xuất trong Công ty .

- Phó giám đốc kinh doanh kiêm Giám đốc Xí Nghiệp Kinh Doanh XNK Tổng hợp: trực tiếp chỉ đạo khối kinh tế các phòng ban chức năng bộ phận kinh doanh dịch vụ. Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn của Công ty, phụ trách công tác cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm. Chịu trách nhiệm công tác đối ngoại, giao dịch mở rộng thị trường, liên doanh liên kết nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng đa phương hoá chủng loại sản phẩm về loại hình kinh doanh .

* Chịu sự điều hành của Ban giám đốc có các bộ phận nghiệp vụ hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đó là:

+ Phòng tài chính kế toán: chịu trách nhiệm về công tác hạch toán kế toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn công ty theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành
+ Phòng tổ chức lao động: Tham mưu nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý Công ty, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng bậc tuyển dụng lao động, theo dõi bố trí hợp lý, sử dụng lao động có hiệu quả, giải quyết thực hiện các chế độ nghỉ hưu đối với người lao động. 

+ Phòng khoa học kỹ thuật : Theo dõi, cải tiến thiết bị công nghệ sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo đảm thiết bị máy móc hoạt động có hiệu quả, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, nội quy an toàn và quy trình vận hành các thiết bị một cách có hiệu quả nhất.

 + Phòng bảo vệ quân sự : Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn về tài sản thiết bị vật tư trong Công ty, thực hiện công tác quân sự của Công ty.

 + Xí nghiệp sản xuất ống thép hàn: Chuyên sản xuất ống thép hàn để cung cấp cho các bạn hàng trong cả nước .

 + Chi nhánh Miền Nam: Đặt tại TP. Hồ Chí Minh đây là đại lý văn phòng giao dịch giới thiệu sản phẩm của Công ty.

 + Xí nghiệp Kinh doanh XNK tổng hợp : Là Xí nghiệp chuyên mua bán XNK các mặt hàng phôi thép của Công ty

 + Các phân xưởng sản xuất: Để phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, Công ty tổ chức sản xuất theo từng phân xưởng. Cụ thể có 3 phân xưởng sản xuất sau: 

- Phân xưởng cơ khí. 

- Phân xưởng thiết bị áp lực .

- Phân xưởng thiết bị công nghiệp .

 
Cả 3 phân xưởng đều có nhiệm vụ chủ yếu thực hiện gia công cơ khí theo yêu cầu của các hợp đồng mà Công ty ký kết được, thực hiện sản xuất sản phẩm theo kế hoạch Công ty đề ra .

Sơ đồ bộ máy quản lý hoạt động sản xuất

Kinh doanh tại Công ty Cơ khí Quang Trung .


2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức áp dụng tại Công ty Cơ khí Quang Trung.

Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức kế toán tập trung và áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chứng từ.”

Hiện nay công ty đã đưa máy vi tính vào sử dụng trong công tác quản lý thông tin kinh tế do đó đã cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời.

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, theo hình thức này các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên NKCT thông qua các bảng kê, sổ chi tiết cuối tháng căn cứ vào NKCT để ghi vào Sổ cái rồi lên bảng báo cáo kế toán.

Trình tự và phương pháp ghi chép kế toán thành phẩm,

        Tiêu thụ thành phẩm ở  Công ty Cơ khí Quang Trung như sau:


Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác hạch toán bộ máy kế toán luôn có đủ trình độ, năng lực đáp ứng cho công tác kế toán nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ và nhiệt tình công tác. 

- Kế toán trưởng công ty: chịu trách nhiệm bao quát chung, tổ chức, kiểm tra công tác hạch toán kế toán toàn công ty. Với chức năng này kế toán trưởng là người giúp việc cho giám đốc về công tác chuyên môn, nghiệp vụ kế toán trong công tác quản lý.

- Kế toán tổng hợp: phụ trách các phần hành kế toán như tình hình tăng, giảm Tài sản cố định, lương phải trả cho cán bộ công nhân viên và theo dõi công nợ phải trả của Công ty. Cuối tháng tổng hợp lên báo cáo tài chính.

- Kế toán quỹ kiêm kế toán tạm ứng: chịu trách nhiệm lưu giữ, quản lý số lượng tiền mặt hiện có tại doanh nghiệp theo số chi và thu từng ngày.

- Kế toán thanh toán kiêm kế toán vật liệu: thường xuyên kiểm soát, thông báo tình hình thu chi, liên hệ với các bộ phận có nhu cầu sử dụng tiền mặt đảm bảo chế độ thanh toán và theo dõi tình hình vật liệu về số lượng và giá cả định mức, tiêu hao định mức tiêu hao vật liệu, liên hệ với các bộ phận thu mua.

- Kế toán tiêu thụ kiêm Kế toán công nợ phải thu: có nhiệm vụ hạch toán chi tiết và tổng hợp thành phẩm, lập bảng kê số 11, NKCT số 8 và theo dõi tình hình công nợ phải  thu.

    Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cơ khí Quang Trung.


2.3. Tình  hình thực tế kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm  tại công ty cơ khí  Quang Trung.

2.3.1.Hạch toán thành phẩm tại Công ty Cơ khí Quang Trung.

2.3.1.1. Phương pháp tính giá thành phẩm xuất kho tại Công ty.

Công ty Cơ khí Quang Trung áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp theo từng đơn đặt hàng. Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh đều được tập hợp theo từng đơn hàng, không kể số lượng sản phẩm của đơn hàng nhiều hay ít. Đối với các chi phí trực tiếp như : CPNVLTT, CPNCTT phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến đơn hàng nào thì kế toán công ty hạch toán trực tiếp cho từng đơn đặt hàng đó theo các chứng từ gốc hay bảng tập hợp, bảng phân bổ chi phí mà các Phân xưởng được giao khoán  trực tiếp cung cấp lên.

Do đặc thù sản xuất như trên nên Công ty đã áp dụng theo hai phương pháp  tính giá thực tế của thành phẩm xuất kho như sau:

- Phương pháp 1: Nếu là thành phẩm xuất kho hàng loạt thì giá trị thực tế được áp dụng đơn giá bình quân giá quyền theo công thức:



Trong đó:

Ví dụ: Tính giá thực tế thành phẩm: Vòng bi điện xuất kho hàng loạt trong tháng 12/2002 như sau: 

	
	Số lượng

(Cái)
	Thành tiền

(Đồng)

	1. Số dư đầu tháng:

2. Nhập trong tháng:

Ngày 10/12/02 chứng từ số 1

3. Xuất trong tháng:

Ngày 1/12/02 chứng từ số 5:

...............

Ngày 30/12/02 chứng từ số 35:

Tổng xuất trong tháng:
	10

2

6

2

11
	160.500.000

33.996.000




Vậy ta có giá thực tế thành phẩm xuất kho như sau:


- Phương pháp 2: Nếu thành phẩm xuất kho sản xuất theo đơn đặt hàng thì giá thực tế thành phẩm xuất kho của Công ty được tính theo phương pháp thực tế giá đích danh của từng đơn đặt hàng, do đó giá thực tế thành phẩm xuất kho cũng chính là giá thành sản phẩm nhập kho của đơn hàng. 

Do đặc điểm sản xuất theo từng đơn đặt hàng nên việc tính giá thành phẩm tại Công ty chỉ tiến hành khi có đơn đặt hàng nào hoàn thành, vì vậy kỳ tính giá thành của Công ty thường không đồng nhất với kỳ báo cáo.

Đối với những đơn đặt hàng nào đến kỳ báo cáo nhưng chưa hoàn thành, thì kế toán Công ty theo bảng tập hợp toàn bộ chi phí của các phân xưởng được giao khoán theo đơn đặt hàng đó và coi là sản phẩm dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau.

Đối với những đơn đặt hàng đã hoàn thành thì chi phí đã tập hợp theo đơn hàng đó mà các phân xưởng được giao khoán báo cáo lên chính là giá thành sản phẩm của đơn đặt hàng này.

Giá thành của thành phẩm được Công ty giao khoán cho các phân xưởng theo tỷ lệ giao khoán thực tế của tổng giá trị đơn hàng mà Công ty ký kết được.

Toàn bộ chi phí sản xuất sẽ được các phân xưởng tập hợp đưa lên bộ phận kế toán Công ty để kế toán tập hợp chi phí sản xuất cho từng đơn hàng.

Dựa vào các phiếu giao khoán, bảng tập hợp chi phí cho các phiếu khoán mà các phân xưởng giao khoán tập hợp lên kế toán công ty tính ra giá thành thực tế của từng sản phẩm theo từng đơn đặt hàng cụ thể. Đối với những đơn đặt hàng có nhiều loại sản phẩm khác nhau thì mỗi loại sản phẩm cũng được tập hợp theo từng thẻ tính giá thành riêng.

Quá trình xử lý đơn đạt hàng, sản xuất và tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo công việc được thực hiện theo trình tự sau:

	
§§H
	Lệnh 

sản

 xuất
	Tập 

Hợp

 Chi

 Phí

 Theo
	PXK

Phiếu theo dõi LĐ

Mức phân bổ CPSXC
	       Tập

hợp
	Phiếu tính giá thành theo ĐĐH

	
	
	Quy định riêng cho từng PX
	
	


Ví dụ: Tháng 12/2002 tính giá thành thực tế của thành phẩm: Máy cắt tôn cuộn như sau:
Phiếu tính giá thành thành phẩm

Theo đơn đặt hàng số 03
Tên mặt hàng: Máy cắt tôn cuộn.                            Số lượng: 03 cái.

Đơn vị đặt hàng: Công ty TNHH thép Việt Anh.

Đơn vị được giao khoán:  - Phân xưởng cơ khí.

- Phân xưởng thiết bị áp lực.

- Phân xưởng thiết bị công nghiệp.

Đơn vị tính: đồng

	Số tiền
	Thuế VAT
	Số tiền

 Khoán
	Đơn vị thực hiện
	Đơn giá sản  phẩm



	
	
	
	Phân xưởng cơ khí
	Phân xưởng thiết bị áp lực
	Phân xưởng thiết bị công nghiệp
	

	170.100.000
	8.100.000
	121.500.000
	63.180.000
	30.375.000
	27.945.000
	40.500.000




Kế toán lập



        Kế toán trưởng

Trong ví dụ trên Công ty nhận một đơn đặt hàng của Công ty TNHH thép V_Anh thuê làm 3 máy cắt tôn cuộn với trị giá là: 170.100.000 đồng, trong đó VAT 5% là 8.100.000 đồng. Khi đã ký kết xong hợp đồng đặt hàng, phòng Kế hạch sản xuất kiểm tra dự toán, lập phiếu giao khoán trực tiếp cho các phân xưởng để  tiến hành sản xuất mặt hàng này.

Tỷ lệ khoán được Công ty áp dụng cho từng đơn hàng là 75% tổng giá trị từng hợp đồng. Tuỳ theo cách tính chi tiết mọi chi phí phục vụ cho từng đơn hàng mà Công ty giao khoán cho các phân xưởng là khác nhau. Giá giao khoán là giá chưa bao gồm thuế GTGT 5%. Cụ thể là:                                        

Giá giao khoán = (170.100.000 - 8.100.000) x 75% = 121.500.000 đồng

Trong đó:

Phân xưởng cơ khí sau khi được tính toán đầy đủ các chi phí cần thiết như CPNVLTT, CPNCTT, chi phí khấu hao máy móc thiết bị nhà xưởng phục vụ cho sản xuất sản phẩm Công ty đã giao khoán với giá là 63.180.000đồng để hoàn thành một số phần việc của sản phẩm theo đơn hàng.

Phân xưởng thiết bị áp lực được giao khoán với giá là 30.375.000 đồng để phối hợp hoàn thành sản phẩm với phân xưởng cơ khí, phân xưởng thiết bị công nghiệp.

Phân xưởng thiết bị công nghiệp được giao khoán với giá 27.945.000 đồng cũng để phối hợp hoàn thành sản phẩm với phân xưởng thiết bị áp lực và phân xưởng cơ khí trong công ty đang sản xuất sản phẩm theo đơn hàng này.

Như vậy giá thành phẩm máy cắt tôn cuộn  nhập kho có giá trị là: 121.500.000 đồng (đơn giá nhập kho là: 40.500.000 đồng/sản phẩm).

Đối với thành phẩm xuất kho: Giá thực tế thành phẩm xuất kho của Công ty được đánh giá theo từng đơn hàng, do đó giá thực tế thành phẩm xuất kho cũng chính là giá thành sản phẩm nhập kho của đơn hàng. Do đó giá thực tế xuất kho của đơn đặt hàng máy cắt tôn cuộn cũng là: 121.500.000 đồng.

Phương pháp tính giá thành thực tế sản phẩm xuất kho là cơ sở để xác định kết quả HĐSXKD trong tháng và là căn cứ để xác định giá bán hợp lý sao cho đảm bảo bù đắp chi phí và có lợi nhuận.

2.3.1.2. Các chứng từ kế toán sử dụng trong quá trình hạch toán thành phẩm

ở công ty sử dụng các chứng từ sau:

- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho.

Chứng từ nhập kho là PNK được lập thành 3 liên ( đặt giấy than viết 1 lần)

+ Liên 1: lưu ở nơi lập kho 

+ Liên 2: thủ kho giữ ghi thẻ kho sau đó giao cho kế toán ghi

+ Liên 3: người nhập giữ.

Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho :vừa là hoá đơn bán hàng vừa là phiếu xuất kho khi bán hàng, lập 4 liên

+ Liên 1 ( đen ) lưu ở quyển gốc

+ Liên 2 ( đỏ ) giao cho khách hàng

+ Liên3 ( xanh ) thủ kho giữ ghi thẻ kho và sau đó giao cho kế toán

+ Liên 4 ( xanh ) dùng lưu chuyển nội bộ

2.3.1.3. Hạch toán chi tiết thành phẩm.

Hạch toán chi tiết thành phẩm là việc kết hợp giữa thủ kho và phòng kế toán nhằm theo dõi giám sát một cách chặt chẽ việc nhập xuất tồn kho theo từng loại thành phẩm, thành phẩm sản xuất hoàn thành. Để thuận tiện với điều kiện thực tế và tình hình kiểm tra đối chiếu số liệu giữa thủ kho và kế toán thành phẩm, Công ty Cơ khí Quang Trung đã sử dụng phương pháp ghi thẻ song song theo trình tự: 

+ Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép, phản ánh tình hình nhập xuất, tồn kho theo chỉ tiêu số lượng. Song đối với Công ty Cơ khí Quang Trung là sản xuất theo đơn đặt hàng nên sản phẩm hoàn thành nhập kho là khách hàng đến nhận và thanh toán ngay cho công ty nên có thể nói sản phẩm tồn kho trong công ty là rất ít. Mỗi khi có sản phẩm sản xuất hoàn thành thì phòng kế toán, phòng kế hoạch làm thủ tục nhập kho theo phiếu nhập kho.

Đơn vị:…….          Phiếu nhập kho      Số: 13   Mẫu số: 01- VT                                                         
Địa chỉ:…                  Ngày 15 tháng 12 năm 2002                           QĐ số: 1141 TC/QĐ/CĐKT                                   

                                  Nợ:155                                 ngày 1 –11 –1995 của BTC
           Có:154
Họ tên người giao hàng: Ông Trung - Phân xưởng thiết bị công nghiệp

Theo Đơn đặt hàng  Số 03  Ngày 1 tháng 12 năm 2002 của Công ty TNHH thép Việt Anh

Nhập tại kho: Chị Hoà

	Số thứ tự
	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất 

Vật tư (sản phẩm, 

Hàng hoá )
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Theo chứng từ
	Thực nhập
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Máy cắt tôn cuộn


	
	Cái
	03
	03
	40.500.000
	121.500.000



	
	Cộng
	
	
	
	03
	40.500.000
	121.500.000




Cộng thành tiền (bằng chữ): Một trăm hai một triệu năm trăm ngàn đồng./.
Nhập, ngày 15 tháng 12 năm 2002 

	Phụ trách cung tiêu
	Người giao hàng
	Thủ kho
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị


Khi khách hàng đến nhận hàng thì Công ty làm thủ tục xuất kho thành phẩm thông qua việc lập các chứng từ như phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho.

Đơn vị………               Phiếu xuất kho   Số 16     Mẫu số: 02 - VT
Địa chỉ……..                ngày 15 tháng 12năm 2002     QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT               
                                         Nợ: 632

                                         Có: 155         

Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Nam

Bộ phận phân xưởng cơ khí

Lý do xuất kho: Bán hàng 

Xuất tại kho: Chị Hoà

	Số thứ tự
	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá )
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Máy cắt tôn cuộn

..................................


	
	Cái
	
	03
	40.500.000
	121.500.000



	
	Cộng
	
	
	
	03
	40.500.000
	121.500.000


Cộng thành tiền (bằng chữ): Một trăm hai một triệu năm trăm ngàn đồng./.
                                                          Xuất, ngày15 tháng 12 năm 2002  

 Kế toán trưởng       Phụ trách cung tiêu       Người nhận              Thủ kho     

Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho

	Ngày 15 tháng 12 năm 2002

(liên 3 dùng để thanh toán)
	                  Mẫu số: 02 – VT

     Q§ sè: 1141 –QC/Q§/C§KT

                   QuyÓn sè 500

    Sè 016


Họ tên người mua: Phạm Văn An

Địa chỉ : Công ty TNHH Thép Việt Anh

Hình thức thanh toán : Tiền mặt

Số hiệu TK:

	Stt
	Tên quy cách sản phẩm hàng hoá
	MS
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3

	
	Máy cắt tôn cuộn
	
	Cái
	03
	54.000.000
	162.000.000

	
	Tổng cộng
	
	
	03
	54.000.000
	162.000.000


Tổng số tiền (viết bằng chữ ): Một trăm sáu mươi hai triệu đồng.

Trong đó thuế GTGT : 8.100.000

Thời gian và địa điểm bảo hành: 6 tháng kể từ ngày giao hàng

	Người mua
	Người viết hoá đơn
	Thủ kho
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị


Căn cứ vào phiếu xuất kho, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho do phòng kế toán gửi xuống thủ kho tiến hành xuất kho và vào thẻ kho theo chỉ tiêu số lượng một cách chính xác.

Cuối tháng thủ kho tiến hành cộng dòng tổng trên thẻ kho và tiến hành kiểm kho để ghi chính xác số tồn trên thẻ kho sau đó đối chiếu số liệu trên sổ chi tiết thành phẩm tại phòng kế toán.

+ Tại phòng kế toán: Hàng ngày kế toán thành phẩm căn cứ vào các chứng từ: phiếu nhập kho thành phẩm, phiếu xuất kho, ... để vào sổ chi tiết thành phẩm  theo dõi chi tiết cho từng thứ thành phẩm (biểu số 01)

Cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào sổ chi tiết thành phẩm kế toán đối chiếu với thủ kho, tính giá thực tế thành phẩm xuất kho và tiến hành tổng hợp chi tiết và báo cáo tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm (biểu số 02)

Cơ sở để lập bảng tổng hợp chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm.

Mỗi loại thành phẩm được ghi trên một dòng của Bảng căn cứ vào các số liệu về giá trị nhập, xuất, tồn kho của từng loại thành phẩm trên các sổ chi tiết thành phẩm tương ứng.

Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu tổng cộng trên Bảng tổng hợp chi tiết nhập, xuất, tồn kho thành phẩm dùng để đối chiếu với sổ cái tài khoản 155,632... và là căn cứ để lập báo cáo tài chính về tình hình biến động thành phẩm tại Công ty.

2.3.1.4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm.

Tại Công ty Cơ khí Quang Trung. Để hạch toán tổng hợp thành phẩm Công ty sử dụng các tài khoản sau:

TK 155 – Thành phẩm.

TK 632 – Giá vốn hàng bán.

TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Hàng ngày kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho ( số 13 ) và các chứng từ liên quan khác để lập Bảng kê số 8 - Nhập xuất tồn kho thành phẩm, mỗi dòng trên bảng kê số 8 phản ánh tình hình nhập xuất tồn về mặt giá trị và số lượng của mỗi loại thành phẩm. Phần ghi Nợ TK 155 theo định khoản:

NỢ TK 155:   121.500.000

               CÓ TK 154:                   121.500.000


Và căn cứ vào các chứng từ: phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hoá đơn GTGT, và các chứng từ khác liên quan để lập Bảng kê số 8 - Nhập xuất tồn kho thành phẩm (Biểu số 03) phần ghi Có TK 155 theo định khoản:


NỢ TK 632:   121.500.000

               CÓ TK 155:                   121.500.000


Cột số dư cuối tháng phản ánh số thành phầm tồn kho cuối tháng và được tính bằng công thức:


Số dư cuối tháng = Số dư đầu tháng + Số phát sinh Nợ trong tháng - Số phát sinh Có trong tháng




       = 375.236.000 + 1.922.365.000 - 2.125.228.000




       = 172.373.000 (Đồng)


Cuối tháng, kế toán căn cứ vào số liệu tổng hợp của Bảng kê số 8 để ghi vào cột ghi Có TK 155 - Nhật ký chứng từ số 8 theo bút toán:


NỢ TK 632: 
    2.125.228.000



CÓ TK 155: 
                  2.125.228.000


Sau khi khoá sổ Nhật ký chứng từ số 8, kế toán xác định số tổng cộng phát sinh bên Có TK 155 của Nhật ký chứng từ số 8 để ghi vào Sổ cái TK 155 (biểu số 11) và số phát sinh Nợ TK 155 đối ứng phát sinh Có TK 154, 632, định khoản:


NỢ TK 155:    1.874.865.000



CÓ TK 154:                  1.874.865.000

2.3.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm.

2.3.2.1.Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm tại công ty.

Tiêu thụ là một trong những khâu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối giữa sản xuất phân phối sản phẩm và tiêu dùng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề tiêu thụ đối với sự  tồn tại và phát triển của mình, Công ty đã không ngừng cải tiến, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới dây chuyền công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của ngành công nghiệp nước nhà. Bên cạnh đó Công ty luôn coi trọng công tác nghiên cứu thị trường, sử dụng những chính sách ưu đãi về giá bán và đa dạng hoá các thể thức thanh toán tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Hiện nay phần lớn sản phẩm của Công ty là các đơn đặt hàng của khách hàng trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Do vậy việc tiêu thụ thành phẩm tại Công ty chủ yếu do khách hàng trực tiếp đặt hàng tại Công ty, Công ty Cơ khí Quang Trung có quan hệ với rất nhiều khách hàng, vì thế việc phân loại khách hàng là hết sức thiết thực.

Đối với những bạn hàng có uy tín hoặc có những đơn đặt hàng thường xuyên, Công ty cho phép nợ lại tiền hàng theo những điều khoản trong hợp đồng đã ký kết giữa hai bên hoặc công ty có thể  cho đơn vị mua trả châm trong  vòng 10 ngày hay công ty có thể chấp nhận giảm giá cho khách hàng.

Đối với những khách hàng không thường xuyên liên tục, trước khi nhận được sản phẩm của mình Công ty yêu cầu khách hàng phải thanh toán đầy đủ số tiền đã ghi theo hoá đơn. Nếu khách hàng muốn nợ lại thì phải ký cược tài sản có giá trị tương ứng với lô hàng đó vừa có cam kết thanh toán đúng kỳ hạn mà Công ty yêu cầu. Nếu đơn vị mua không chấp hành đúng hạn thì công ty sẽ chuyển công văn báo về sự chậm trễ của khách hàng, tuỳ theo mức độ mà phạt tính lãi suất cho số tiền trả chậm quá hạn.

2.3.2.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ.

Để phản ánh doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ Công ty sử dụng các tài khoản sau:

TK 511   - Doanh thu bán hàng.

TK 512   - Doanh thu bán hàng nội bộ.

TK 632   - Giá vốn hàng bán.

TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

TK 111   - Tiền mặt.

TK 112   - Tiền gửi ngân hàng

TK 131   - Phải thu của khách hàng.

Để theo dõi việc tiêu thụ thành phẩm hàng hoá trong kỳ Công ty mở Sổ chi tiết bán hàng:

Khi khách hàng mua hàng, kế toán viết  hoá đơn GTGT, hàng ngày kế toán tiến hành ghi vào Sổ chi tiết bán hàng ( biểu số 04 )  theo dõi chi tiết cho từng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp  cho khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán. Sổ chi tiết bán hàng được mở cho từng thành phẩm, cột ngày tháng ghi sổ phản ánh ngày vào sổ, cột chứng từ phản ánh về số hiệu và ngày tháng của chứng từ, cột diễn giải phản ánh tên Khách hàng, cột TK đối ứng phản ánh phương thức thanh toán ghi trong Hoá đơn GTGT, cột số lượng đơn giá thành tiền căn cứ vào Hoá đơn GTGT, cột giảm trừ trong tháng có phát sinh khoản giảm trừ, chiết khấu được tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu chưa có thuế GTGT

Cuối tháng, kế toán căn cứ vào các Sổ chi tiết bán hàng mở cho từng thứ thành phẩm này để ghi vào NKCT số 8 phần ghi Có TK 511 ( biểu số 10) theo các bút toán sau:

NỢ TK 111:        296.824.000

NỢ TK 112:        442.600.500

NỢ TK 131:     1.786.399.500

     CÓ TK 511:                        2.525.824.000 

Sau đó từ NKCT số 8, cộng phát sinh Có TK 511 để ghi vào sổ cái TK511( biểu số 13 )  

Đồng thời với việc theo dõi doanh thu tiêu thụ, kế toán Công ty còn mở sổ chi tiết thanh toán với người mua.

Cơ sở lập  Sổ chi tiết thanh toán với người mua: Sổ này được mở theo dõi cho từng đối tượng khách hàng cụ thể, và thường xuyên theo dõi các khoản phải thu của Khách hàng nhằm kịp thời đôn đốc Khách hàng thanh toán tiền hàng.

Hàng ngày, căn cứ vào hoá đơn GTGT và sổ chi tiết bán hàng, kế toán vào Sổ chi tiết thanh toán với người mua mở cho từng khách hàng (ví dụ khách hàng: Công ty TNHH thép Việt Anh Căn cứ Hợp đồng số 19337 ngày 15-12-2002 Công ty cơ khí Quang Trung bán cho Công ty thép Việt Anh 03 máy cắt tôn cuộn với đơn giá là 54.000.000 ®/1 máy, Công ty thép Việt Anh chưa thanh toán kế toán ghi vào sổ chi tiết bán hàng theo định khoản sau: 

NỢ TK 131:    170.100.000

(Chi tiết khách hàng: Công ty TNHH thép V-Anh)


CÓ TK 511  :            162.000.000


CÓ TK 3331:                8.100.000

Khi khách hàng thanh toán tiền hàng, kế toán căn cứ vào chứng từ tiền mặt, chứng từ ngân hàng và các chứng từ khác có liên quan để ghi vào Sổ chi tiết thanh toán với người mua ( biểu số 05 ). Cụ thể ngày 20/12/2002 Công ty TNHH thép Việt Anh thanh toán cho Công ty bằng tiền gửi Ngân hàng được phản ánh theo định khoản sau:

NỢ TK 112:     170.100.000


CÓ TK 131:                170.100.000


(Chi tiết khách hàng: Công ty TNHH thép V-Anh)

Cuối tháng, căn cứ vào số liệu tổng cộng trên” Sổ chi tiết thanh toán với người mua” mở cho từng khách hàng, để kế toán  ghi 1 lần vào 1 dòng lên Bảng kê số11 -Phải thu của khách hàng ( biểu số 06 )

Sau khi khoá sổ bảng kê số 11, xác định số phát sinh bên Có TK 131, kế toán lấy số tổng cộng của bảng kê số để ghi vào NKCT số 8 ( biểu số 10 ) - cột ghi Có TK 131 đối ứng Nợ các TK liên quan theo định  khoản:

          NỢ TK 111:      410.949.500

NỢ TK 112:   1.275.450.000


CÓ TK 131:                1.686.399.500


Căn cứ vào NKCT số 8, kế toán xác định số tổng cộng phát sinh bên Có TK 131 để ghi vào Sổ cái TK 131  ( biểu số 12 ) và số phát sinh Nợ TK 131 được phản ánh chi tiết theo từng tài khoản đối ứng  theo định khoản:


NỢ TK 131:    1.875.719.475



CÓ TK 511  :                1.786.399.500


CÓ TK 3331:                     89.319.975

Đồng thời với việc hạch toán doanh thu kế toán Công ty đã tiến hành theo dõi và phản ánh số thuế GTGT đầu ra trong tháng như sau:

Hàng ngày, khi khách hàng mua có hoá đơn GTGT kế toán Công ty lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra (mẫu số 02/GTGT). Đối với sản phẩm của Công ty cơ khí Quang trung thì bán ra chịu mức thuế suất 5% trên tổng doanh số sản phẩm bán ra.

Mẫu số: 02/GTGT

Bảng kê hoá đơn, Chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT)

(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ thuế kê khai hàng tháng)

Tháng  12 năm 2002

Tên cơ sở kinh doanh: Công ty Cơ khí Quang Trung.   Mã số: 0100100368 - 026 

Địa chỉ mới: số 360 đường Giải phóng – T.Xuân – Hà Nội   

    (Đơn vị: đồng VN)

	Chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ
	Tên Khách hàng
	Doanh số bán (chưa có thuế)
	Thuế giá trị gia tăng
	Ghi chú

	Số
	Ngày
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19324
	1/12/02
	Nhà máy giấy Văn điển
	210.228.500
	10.511.425
	

	.....
	......
	..........
	
	
	

	19337
	15/12/02
	Công ty TNHH thép V-Anh
	162.000.000
	8.100.000
	

	.......
	......
	...........
	
	
	

	
	
	Cộng
	2.525.824.000
	126.291.200
	


                                                                         Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

         Người lập biểu 




                     Kế toán trưởng

      (Ký rõ họ tên) 




                 (Ký rõ họ tên)

2.3.2.3. Hạch toán giá vốn hàng bán.

Tương tự như phần hạch toán doanh thu bán hàng, hàng ngày kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho và hoá đơn GTGT để mở sổ chi tiết TK 632. Cuối tháng kế toán căn cứ vào sổ chi tiết TK 632 để lên NKCT số 8 - phần ghi Có TK 632 theo định khoản:

NỢ TK 911:    2.077.728.000


CÓ TK 632:                  2.077.728.000

Và kế toán căn cứ số liệu của NKCT số 8 để lên Sổ cái TK 632 (biểu số 14)
Sổ chi tiết TK 632

Tháng 12/ 2002

Đơn vị tính: VNĐ

	SỐ TT
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	
	Số
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	1

....

6

....

35
	1

....

6

.....

35
	1/12/02

.....

15/12/02

........

25/12/02

30/12/02

31/1202
	Tháng 12/2002

Vòng bi điện: 6 cái

.........

Máy cắt tôn cuộn : 3 cái

..........

Hàng bán trả lại

Vòng bi điện: 2 cái

Kết chuyển GVHB

Cộng


	155

155

155

155

911
	97.248.000

.....

121.500.000

.....

32.416.000

2.125.228.000
	47.500.000

2.077.728.000

2.125.228.000




     2.3.2.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu.

* Kế toán hàng bán bị trả lại:

Hàng bán bị trả lại ở Công ty phát sinh khi bị sai thông số kỹ thuật, hàng kém chất lượng.... Kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan để hạch toán giảm trừ doanh thu, thuế GTGT và khoản phải thu của khách hàng.

Cụ thể: Ngày 25/12/2002 Công ty nhận được 1 hoá đơn GTGT số 89523 và Biên bản trả lại hàng của Công ty giấy Văn điển trả lại 1 máy cắt giấy đã mua từ tháng 11/2002 do chi tiết máy bị lỗi, với tổng giá trị thanh toán là: 62.475.000 đồng (trong đó: trị giá bán chưa thuế: 59.500.000 đồng; thuế GTGT là: 2.975.000 đồng). 

Kế toán căn cứ vào hoá đơn hàng trả lại, xác định giá vốn cửa hàng bị trả lại và ghi:

                     NỢ TK 155:     47.500.000



CÓ TK 632:              47.500.000

        Đồng thời hạch về số tiền hàng bán bị trả lại:


NỢ TK 531  :     59.500.000


NỢ TK 3331:       2.975.000



CÓ TK 112:               62.475.000

Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ trị giá hàng bị trả lại ghi giảm doanh thu bán hàng trong kỳ theo định khoản:



NỢ TK 511:     59.500.000




CÓ TK 531:             59.500.000

    Căn cứ vào số liệu này, kế toán ghi vào NCKT số 8 - cột ghi Có TK 531 

* Kế toán giảm giá hàng bán.

Tại Công ty Cơ khí Quang Trung, trường hợp giảm giá  hàng bán phát sinh khi sản phẩm đã tiêu thụ nhưng vì lý do hàng bán kém phẩm chất là rất ít. Nhưng nếu xảy ra thì  khách hàng làm đơn đề nghị xin giảm giá hàng bán. Sau khi xem xét tình hình thực tế, nếu được Giám đốc Công ty chấp nhận thì căn cứ vào biên bản giảm giá được ký kết giữa hai bên kế toán  sẽ ghi sổ và thanh toán số tiền giảm giá cho khách hàng và điều chỉnh doanh thu bán hàng cùng thuế GTGT đầu ra.

Cụ thể: Trích số liệu thực tế trong tháng 12 năm 2002

Do vấn đề chất lượng sản phẩm, ngày 20/12/2002 Công ty TNHH thép Việt Anh làm công văn đề nghị Công ty giảm giá 10% cho số máy cắt tôn cuộn mà Công ty TNHH thép Việt Anh  đặt hàng và đã nhận theo đơn đặt hàng số 03. Công ty Cơ khí Quang Trung đã chấp thuận giảm giá 5% trên tổng giá trị thanh toán và thanh toán trả bằng chuyển khoản.

Số tiền giảm giá = 170.100.000 x 5%   = 8.505.000 đồng.

Trong đó: 
Doanh thu bán hàng giảm = 8.100.000 đồng

Thuế GTGT giảm              =    405.000 đồng

Kế toán ghi sổ:

NỢ TK 532:    8.100.000

NỢ TK 3331:     405.000

CÓ TK 112:           8.505.000

Cuối tháng kế toán kết chuyển ghi giảm doanh thu:

NỢ TK 511:     8.100.000

CÓ TK 532:            8.100.000

Căn cứ vào số liệu này, kế toán ghi vào NCKT số 8 - cột ghi Có TK 532 

         2.3.3. Hạch toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm.

2.3.3.1. Hạch toán chi phí bán hàng.

Khi thực hiện công tác tiêu thụ thành phẩm của mình Công ty đã phải bỏ ra một khoản chi phí phục vụ cho khâu bán hàng, gồm có: chi phí vận chuyển thành phẩm đi tiêu thụ, chi phí bao bì đóng gói, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí tiền lương và các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, các chi phí bằng tiền khác.

Trong kỳ kế toán không theo dõi riêng từng khoản chi phí bán hàng mà đến cuối kỳ kế toán mới tập hợp chi phí bán hàng, làm căn cứ ghi sổ kế toán. CPBH được tập hợp từ các bảng phân bổ VL- CCDC, bảng phân bổ tiền lương, rồi ghi vào bảng kê, NKCT số 1, số 2 và các sổ kế toán liên quan.

Kế toán tiến hành tập hợp chi phí bán hàng và ghi Sổ chi tiết TK 641  theo định khoản:

NỢ TK 641:    169.424.600

CÓ TK 111:              69.246.500

CÓ TK 152:              10.325.000   

CÓ TK 153:              15.875.100

CÓ TK 334:              28.500.000

CÓ TK 338:                5.415.000

CÓ TK 112:              40.063.000

Căn cứ vào sổ chi tiết TK 641 (biểu số 07), kế toán ghi vào NKCT số 8 cột ghi Có TK 641 . Sau đó căn cứ vào NKCT số 8 để ghi vào Sổ cái TK 641 (biểu số 15)

2.3.3.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

Các khoản chi phí doanh nghiệp tại Công ty Cơ khí Quang Trung bao gồm: Lương nhân viên khối quản lý doanh nghiệp, chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao Tài sản cố định phục vụ bộ phận quản lý, chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, điện thoại, nước, fax, internet...) và các chi phí bằng tiền khác.

Trong kỳ kế toán không theo dõi riêng từng khoản mục chi phí mà đến cuối kỳ hạch toán kế toán mới tiến hành tập hợp toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp thông qua các chứng từ có liên quan như bảng phân bổ(VL-CCDC, tiền lương, khấu hao TSCĐ) NKCT số 1, số 2.

Cuối kỳ hạch toán kế toán căn cứ  chứng từ, sổ sách liên quan đến các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp do bộ phận kế toán khác cung cấp kế toán ghi  vào sổ chi tiết tài khoản 642 theo định khoản:

NỢ TK 642:       119.312.400

CÓ TK 111:                  35.000.000

CÓ TK 112:                  11.770.500

CÓ TK 152:                    4.575.000



CÓ TK 153:                    7.423.000

CÓ TK 214:                  20.500.400

CÓ TK 334:                  33.650.000

CÓ TK 338:                    6.393.500

Căn cứ vào sổ chi tiết TK 642 (biểu số 08), kế toán ghi vào NKCT số 8 cột ghi Có TK 642 . Sau đó căn cứ vào NKCT số 8 để ghi vào Sổ cái TK 642 (biểu số 16)
2.3.3.3. Hạch toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty Cơ khí Quang Trung bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính, kết quả hoạt động bất thường, việc Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm được thể hiện trên NKCT số 8.

Để hạch toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ kế toán Công ty sử dụng tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh .

Cuối kỳ, kế toán tiến hành xác định kết quả sản xuất kinh doanh và ghi sổ chi tiết tài khoản 911 theo các định khoản như sau:

+ Kết chuyển doanh thu thuần:

              Doanh thu thuần  = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ

        = 2.525.824.000 - 59.500.000 - 8.100.000 



        = 2.458.224.000 Đồng

NỢ TK 511:        2.458.224.000

CÓ TK 911:                      2.458.224.000

+ Kết chuyển trị giá vốn hàng bán trong tháng= giá vốn hàng xuất trong tháng (-) giá vốn hàng nhập trong tháng.

Giá vốn hàng bán k/ c = 2.125.228.000 - 47.500.000

     = 2.077.728.000 Đồng




NỢ TK 911:       2.077.728.000

CÓ TK 632:                     2.077.728.000

+ Kết chuyển chi phí bán hàng trong tháng:

NỢ TK 911:          169.424.600

CÓ TK 641:                      169.424.600

+ Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng:

NỢ TK 911:         119.312.400

CÓ TK 642:                     119.312.400

+ Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính trong tháng

NỢ TK 711:            8.571.500

CÓ TK 911:                         8.571.500


+ Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính trong tháng :



NỢ TK 911:         68.630.000




CÓ TK 811:                      68.630.000

           + Kết chuyển thu nhập hoạt động  bất thường trong tháng:

                     NỢ TK 721:           1.350.000

                                CÓ TK 911:                     1.350.000

           + Kết chuyển chi phí hoạt động bất thường 

                      NỢ TK  911:          4.458.500

                                CÓ  TK 821:                    4.458.500

 + Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 12 năm 2002 được xác định như sau: 

	KQ tiêu thụ TP
	=
	DT BH Thuần
	-
	Giá vốn HB
	-
	CPBH
	-
	CPQLDN


	Kết quả HĐTC
	=
	Thu Nhập HĐTC
	-
	Chi phÝ H§TC


	   Kết quả HĐBT
	=
	Thu Nhập HĐBT
	-
	Chi phÝ H§BT

	KQ H§SXKD
	=
	KQTTTP
	+
	KQH§TC
	+
	KQH§BT
	
	


NỢ TK 911:          28.592.000

CÓ TK 421:                  28.592.000


Sau đó ghi vào sổ chi tiết TK 911 (biểu số 09)

          Sau đó ghi vào sổ cái TK 911 ( biểu số 17 )

Cuối tháng, kế toán khoá sổ NKCT số 8 là sổ kế toán tổng hợp cuối cùng phản ánh tổng hợp quá trình tiêu thụ, xác định tổng số phát sinh bên Có của các TK: 155, 131, 511, 632, 641, 642, 711, 721, 811, 821, 911 đối ứng Nợ các TK liên quan và lấy số tổng cộng của NKCT số 8 để ghi vào sổ cái. Sổ cái của công ty được mở cho cả năm, mỗi tờ sổ mở cho một TK, trong đó phản ánh số Nợ, Có và số dư cuối tháng của TK đó. Số phát sinh Có của mỗi TK được phản ánh trên sổ cái theo tổng số dư từ các NKCT ghi có của TK đó, số phát sinh Nợ được lấy từ các sổ chi tiết, bảng kê, NKCT có liên quan.

chương 3:

một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí quang Trung.

3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Quang Trung.

 
Trong nền kinh tế thị trường, cùng với sự phát triển của đất nước, công ty Cơ Khí Quang Trung đã không ngừng phấn đấu để đạt  mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Bộ máy quản lý nói chung và bộ phận  kế toán nói riêng, đặc biệt là khâu kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành không ngừng được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Tình hình thực tế ở công ty cho thấy, công ty áp dụng hình thức NKCT là hoàn toàn phù hợp, qui định mở và ghi chép trên các bản kê, NKCT, sổ chi tiết ... tương đối chặt chẽ và khoa học, đã kết hợp rộng rãi việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế. Kết hợp việc hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép.

Công ty luôn chấp hành đúng các chính sách, chế độ kế toán tài chính của nhà nước, các chính sách giá, thuế, tổ chức mở sổ kế toán một cách phù hợp để phản ánh , giám đốc tình hình biến động của thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, do vậy kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm đã góp phần bảo vệ tài sản của công ty.

Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty gọn nhẹ, hợp lý, hiệu quả, trong đó qui định rõ ràng, cụ thể chức năng nhiệm vụ cho từng nhân viên kế toán, đảm bảo sự kiểm tra đối chiếu lẫn nhau giữa các phần hành kế toán. Đội ngũ nhân viên kế toán tại công ty là những người có kinh nghiệm, thông thạo chuyên môn, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc.

Đối với công tác kế toán thành phẩm : Kế toán đã phản ánh một cách đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra liên quan đến khâu công tác kế toán này. Mọi hoạt động nhập xuất kho thành phẩm đều được phản  ánh đầy đủ trên sổ sách chứng từ kế toán theo qui định hiện hành và qui định của công ty, từ việc lập các chứng từ gốc ban đầu đến công tác kế toán chi tiết, tổng hợp . Đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế diễn ra, qua đó theo dõi chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, từng quý, từng năm.

Đối với công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm: đây là nội dung quan trọng trong công tác  kế toán của công ty vì nó liên quan tới việc xác định kết quả, các khoản thu nhập thực tế và phần phải nộp nhà nước và nó phản ánh sự vận động của tài sản, tiền vốn của công ty trong lưu thông. Do đặc điểm của công ty có khối lượng thành phẩm lớn có giá trị cao nên việc tiêu thụ thành phẩm không dễ dàng. Công ty Cơ Khí Quang Trung đã tổ chức hạch toán tiêu  thụ  một cách linh hoạt vưà hợp lý vừa đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty.

Bên cạnh đó công ty đã thực hiện việc cơ giới hoá công tác kế toán, đưa máy vi tính vào sử dụng trong công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, do đó đã cung cấp đầy đủ kịp thời và chính xác những thông tin kinh tế cần thiết cho quản lý, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm của công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm mà công ty Cơ Khí Quang Trung đạt được còn có những tồn tại mà công ty có khả năng cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng hơn nữa yêu cầu trong công tác quản lý của công ty.

3.2. Những tồn tại và phương hướng hoàn thiện nội dung hạch toán  thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm  tại công ty  Cơ Khí Quang Trung.
   Trong phần hành kế toán  thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm nên hoàn thiện một số vấn đề sau:

* Xử lý nợ phải thu của khách hàng và lập dự phòng phải thu khó đòi.

Tính đến ngày 31/12/2002 khách hàng còn nợ tiền của công ty là 137.780.000 đồng đã thu hồi được 32.540.000 đồng. Mặc dù quản lý sát sao nhưng vẫn có khách hàng nợ khoản tiền lớn trong thời gian dài. Nếu công ty không đòi được hết nợ hay để khách hàng nợ quá lâu, quá nhiều sẽ dẫn đến những đột bíên bất lợi khó tránh khỏi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, do chưa xác định những khoản nợ đó là không là không thể đòi đuợc nên hiên nay, công ty chưa lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo như quy định của kế toán hiện hành.

Để hạn chế nhưng rủi ro trong kinh doanh, doanh nhiệp cần phẩi tìm hiểu được  nguyên nhân, lý do dẫn đến việc khách hàng không có khả năng trả nợ thì  cuối niên độ kễ toán trích lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng của kế toán. Để có căn cứ lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp căn cứ chứng từ gốc hoặc xác nhận của đơn vị nợ về số tiền còn  nợ chưa trả 

Căn cứ để xác định khoản nợ phải thu khó đòi:

+ Khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ 2 năm trở lên, kể từ ngày đến hạn thu nợ được ghi trong hợp đồng kinh tế hoặc khế ước vay nợ, cam kết nợ, doanh nghiệp đã tiến hành đòi nợ nhiều lần nhưng vẫn chưa thu đuợc nợ. 

+ Truờng hơp đặc biệt, tuy thời gian quá hạn, chưa tới hai năm nhưng đơn vị  nợ đang trong thời gian xem xét giải thể, phá sản hoặc người nợ có dấu hiệu bỏ trốn, bị giam giữ xét xử thì được coi là khoản nợ phải thu khó đòi.

Thời điểm lập và hoàn nhập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đều được thực hiện ở thời điểm khóa sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm( năm tài chính trùng với năm dương lịch). Căn cứ vào biến động thực tế mà công ty chủ động xác định mức trích lập và xử lý theo đúng quy định. 

Cách trích lập:

Năm N trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho năm N+1

NỢ TK 642:

       CÓ TK 139:

Năm N+1 nếu công ty trích thêm bổ sung ( nếu số dư dự phòng trên TK 139 nhỏ hơn số dự phòng nợ khó đòi cần trích lập)

NỢ TK 642:

       CÓ TK  139:

Nếu số dư dự phòng trên TK 139 lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập thì hoàn nhập vào thu nhập khác.

NỢ TK 139:

       CÓ TK 711:


Cùng việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi công ty cần có những biện pháp để thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu việc chiếm dụng vốn trong khách hàng.

*Tính giá thành thực tế thành phẩm xuất kho theo đơn đặt hàng

Giá thực tế thành phẩm xuất kho theo đơn đặt hàng tại Công ty Cơ khí Quang Trung được xác định theo giá đích danh ( bằng đúng trị giá thành phẩm nhập kho của từng đơn đặt hàng ).

Khi có một hợp đồng sản xuất sản phẩm kế toán công ty căn cứ vào bảng tính mức giao khoán mà phòng kế hoạch công ty lập ra từ nhiều năm trước cụ thể là giá trị giao khoán một hợp đồng bằng 75% tổng giá trị hợp đồng mà công ty ký kết được để thực hiện giao khoán với các phân xưởng sản xuất và căn cứ vào tỷ lệ giao khoán này để tính giá thành phẩm nhập kho. Giá thành phẩm xuất kho được xác định chính là giá thành phẩm nhập kho dựa trên tỷ lệ giao khoán cho từng phân xưởng. Có nghĩa là giá thành phẩm nhập xuất kho không phải là giá thực tế phát sinh hình thành lên thành phẩm mà đựơc tính theo một tỷ lệ cố định cho mọi đơn đặt hàng ( ở công ty quy định là 75% ).

Điều này không đảm bảo được tính chích xác của từng giá trị hợp đồng. Việc theo dõi trên sẽ ảnh hưởng tới việc xác định trị giá ( giá thành ) thực của từng đơn đặt hàng. Từ đó ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán ra làm cho kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ không chính xác.

Do đó Công ty nên hạch toán tính giá của từng đơn đặt hàng theo giá thực tế phát sinh trong kỳ bằng cách :

+ Giao cho các thống kê phân xưởng tập hợp chi phí phát sinh : chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, công cụ dụng cụ. Cuối tháng báo cáo lên phòng kế toán.

+ Kế toán tính giá thành căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh do thống kê phân xưởng gửi lên, đồng thời tập hợp và phân bổ các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất thành phẩm như : chi phí nhân công trựct tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí khác bằng tiền... để xác định giá thành thành phẩm sản xuất trong tháng.

Còn tỷ lệ giao khoán mà Công ty đặt ra thì Công ty chỉ nên dùng để làm tiêu chuẩn xác định mức độ hoàn thành sản xuất của các phân xưởng đối với từng đơn đặt hàng :

Nếu phân xưởng nào sản xuất với trị giá thực tế thành phẩm hoàn thành có tỷ lệ lớn hơn so với qui định mà phòng Kế hoạch tính toán và giao riêng cho từng phân xưởng nằm trong 75% tổng giá trị hợp đồng thì Công ty có thể xác định nguyên nhân và bắt phạt, bồi thường vật chất...

Nếu phân xưởng nào sản xuất với trị giá thực tế thành phẩm hoàn thành có tỷ lệ nhỏ hơn so với qui định được giao riêng cho từng phân xưởng nằm trong 75% tổng giá trị hợp đồng, điều đó đã nói lên phân xưởng đã tiết kiệm được chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, từ đó tăng hiệu quả sản xuất. Do đó công ty có thể khen thưởng, khuyến khích vật chất đối với những phân xưởng này.

 * Bảo hành sản phẩm

- Đối với 1 hợp đồng được ký kết giữa công ty với đơn vị khách hàng, khi ký kết giữa hai bên thì khách hàng ứng trước 10%, đến khi giao hàng giao tiếp 85% giá trị hợp đồng, còn lại 5% chưa thu. Bảo hành cho khách hàng trong vòng 1 năm, 5% bảo hành công ty treo trên TK 131 bên Nợ, nếu sau 1 năm không xảy ra hỏng hóc thì công ty có quyền thu hồi lại 5% đó, còn nếu xảy ra hỏng hóc thì không phải nộp trả công ty nữa.Phần hạch toán công ty chưa thực hiện theo các chế độ.

Để hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm theo chế độ kế toán quy định.

* Xét đối với công ty  Cơ Khí Quang Trung không có bộ phận bảo hành riêng


+ Nếu doanh nghiêp thực hiện trích trước chi phí bảo hành sản phẩm 


NỢ TK 6415 



CÓ TK 335


- Khi tiến hành sửa chữa – bảo hành sản phẩm, chi phí bảo hành được tập hợp vào 

           NỢ TK 621, 622, 627



CÓ TK 152, 334.


- Cuối kỳ, khi sửa chữa hoàn thành sẽ kết chuyển vào tài khoản 335.


NỢ TK 335



CÓ TK 154.


+ Nếu doanh nghiệp không trích trước chi phí bảo hành


Khi có hoạt động bảo hành thì chi phí bảo hành vẫn được tập hợp vào 


NỢ TK 621, 622, 627



CÓ TK 152, 334


Kết chuyển chi phí bảo hành sản phẩm


NỢ TK 154



CÓ TK 621, 622,627


Kết chuyển giá thành thực tế bảo hành


NỢ TK 641



CÓ TK 154


*Hạch toán chi phí bán hàng  và chi phí quản lý doanh nghiệp


Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều lấy mục tiêu tiết kiệm chi phí đến mức thấp nhất để lợi nhuận đạt được là cao nhất. Do đó phải quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí. Trong khi đó ở Công ty cơ khí Quang Trung không theo dõi riêng từng khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quảnlý doanh nghiệp phát sinh mà đến cuối kỳ kế toán mới tiến hành tập hợp toàn bộ các chi phí trên tài khoản cấp 1 là : 641 và 642. Việc hạch toán như vậy là không kịp thời, dễ dẫn đến việc bỏ sót, nhầm lẫn làm cho chi phí bị sai lệch, ảnh hưởng đến việc xác định kết quả kinh doanh không chính xác và không đúng với chế độ hạch toán kế toán, gây ra nhiều khó khăn cho việc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố.


Bên cạnh đó, nhà quản  lý công ty không thể nắm bắt được các chi phí theo từng khoản mục,từ đó không tìm ra được nguyên nhân và biện pháp để tiết kiệm chi phí , làm tăng lợi nhuận của công ty.


Do đó để hoàn thiện công tác hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Công ty nên hạch toán các chi tiết này theo từng khoản mục, mỗi khoản mục chi phí gắn với một tài khoản cấp 2. Cụ thể :


* Đối với tài khoản 641 – Chi phí bán hàng


Chi phí bán hàng của công ty bao gồm : chi phí vận chuyển hàng đi tiêu thụ, chi phí bao bì đóng gói, chi phí dụng cụ đồ dùng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí tiền lương và các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, các chi phí bằng tiền khác.


Do đó Tài khoản 641 sẽ được mở thành các tài khoản cấp 2 tương tự ở chương 1 mục 1.4.5


Mọi chi phí bán hàng của công ty phát sinh trong kỳ được theo dõi chi tiết từng khoản mục như sau :


- Chi phí tiền lương và các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng :


NỢ TK 6411 :           33.915.000



CÓ TK 334:                      28.500.000



CÓ TK 338:                        5.415.000


- Chi phí bao bì đóng gói thành phẩm


NỢ TK 6412
:          10.325.000



CÓ TK 152:                     10.325.000


- Chi phí đồ dùng, dụng cụ :


NỢ TK 6413
:         15.875.100



CÓ TK 153 :                   15.875.100


- Chi phí dịch vụ mua ngoài : điện, nước, điện thoại...


NỢ TK 6417
:        40.063.000



CÓ TK 112:                    40.063.000


- Chi phí khác bằng tiền


NỢ TK 6418 :       69.246.500



CÓ TK 111:                   69.246.500


Hàng ngày, khi có chi phí phát sinh, kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan để vào Sổ chi tiết chi phí theo dõi cho TK 641 

(biểu số 18)

          * Đối với tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp


Các khoản chi phí doanh nghiệp tại Công ty Cơ khí Quang Trung bao gồm : Lương nhân viên khối quản lý doanh nghiệp,chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ cho bộ phận quản lý, chi phí dịch vụ mua ngoài ( điện, điện thoại, nước ...) và các chi phí bằng tiền khác.


Tương tự như với tài khoản 641, công ty cũng mở các tài khoản cấp 2 như ở chương 1 mục 1.4.6


* Cụ thể :


- Chi phí tiền lương và các khoản phải trả cho nhân viên quản lý :


NỢ TK  6421:         40.043.500



CÓ TK 334:                     33.650.000



CÓ TK 338:                       6.393.500


- Chi phí vật liệu quản lý :


NỢ TK 6422
:         4.575.000



CÓ TK 152:                      4.575.000


- Chi phí đồ dùng văn phòng


NỢ KT 6423
:        7.423.000



CÓ TK 153:                     7.423.000


- Chi phí khấu hao tài sản cố định :


NỢ TK 6424
:      20.500.400



CÓ TK 214:                  20.500.400


- Chi phí dịch vụ mua ngoài : điện, nước, điện thoại....


NỢ TK 6427
:      11.770.500 



CÓ TK 112 :                11.770.500 


- Chi phí khác bằng tiền


NỢ TK 6428
:     35.000.000



CÓ TK 111:                35.000.000


Hàng ngày, khi có chi phí phát sinh, kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan để vào Sổ chi tiết theo dõi cho TK 642.

· Hệ thống sổ sách kế toán tiêu thụ thành phẩm của công ty Cơ khí Quang Trung.

Đối với việc mở sổ kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm, công ty  Cơ Khí Quang Trung đã mở riêng cho từng loại thành phẩm điều đó giúp cho công ty luôn biết được kết quả sản xuất của mỗi một mặt hàng, từ đó mà công ty luôn có biện pháp hữu hiệu giúp giảm chi phí đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

      Tuy nhiên, việc mở sổ chi tiết bán hàng (tiêu thụ) chưa hợp lý, sổ chỉ theo dõi phần doanh thu thu được và thuế GTGT mà chưa phản ánh các khoản giảm trừ như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.việc mở sổ chi tiêt tiêu thụ theo mẫu sau sẽ giúp công ty theo dõi doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, lãi gộp cho từng thứ thành phẩm.

  * Chi tiết tài khoản phải thu của khách hàng :


Để theo dõi  phải thu khách hàng và người mua ứng trước tiến hành công ty theo dõi trên một TK 131.Tuy nhiên công ty nên theo dõi chi tiết riêng đối với từng khoản; phải thu của khách hàng và người mua ứng trước tiền hàng, TK 131 đựơc chi tiết thành 2 tài khoản cấp 2 đảm bảo cung cấp thông tin nhanh nhất.


TK 131.1 : Phải thu của khách hàng


TK 131.2 : Người mua ứng trước tiền hàng.


Vì đặc điểm là sản xuất theo đơn đặt hàng, vì vậy khi ký hợp đồng mua bán khách hàng phải đặt trước cho công ty một khoản tiền. Việc theo dõi chi tiết TK 131 giúp công ty xác định đúng đắn số tiền công ty tạm nợ khách hàng và số tiền còn phải thu của khách hàng từ đó có kế hoạch thúc đẩy sản xuất hoặc đòi nợ một cách hợp lý.

· Tổ chức hệ thống hoá thông tin trong điều kiện sử dụng máy vi tính,
      Khoa học công nghệ ngày càng phát triển đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, một trong những ngành đó là kế toán. Máy vi tính sẽ giúp cán bộ kế toán cung cấp thông tin một cách chính xác, nhanh, tiết kiệm lao động, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp  hiệu ích hơn hẳn so với kế toán thủ công thì cần phải trải qua nhiều loại sổ sách và việc ghi chép đôi khi trùng lặp, nhầm lẫn, khó sửa đổi, áp dụng kỹ thuật máy tránh được nhiều nhầm lẫn, tiết kiệm thời gian và việc lưu trữ thông tin trở nên nhẹ nhàng và tiện lợi.


Hiện nay tại công ty Cơ khí Quang Trung, phòng kế toán được trang bị hai máy vi tính, 1 máy in, nhưng kế toán chỉ sử dụng máy vi tính chủ yếu trong việc lập báo cáo quyết toán, lên bảng tổng kết tài sản, báo cáo tiêu thụ, bảng biểu về NVL.... Đây là một hạn chế cần xỷ lý, kịp thời. Do khối lượng công việc nhiều nên việc áp dụng vi tính trong công tác kế toán là rất cần thiết – tiết kiệm thời gian, lao động. Do vậy công ty nên cài đặt các chương trình sử dụng phầm mềm vào công tác kế toán. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm như: Effect, E-Asplus3.0... Tùy theo loại hình của công ty mà công ty sẽ cài đặt phần mềm sao cho việc quản lýlà hữu hiệu nhất. Khi sử dụng phần mềm thì công việc đầu tiên là  phải  tiến hành mã hoá toàn bộ các đối tượng : khách hàng, người bán, mã hoá vật tư , sản phẩm, hàng hoá, sau đó căn cứ vào các chứng từ nhập- xuất, thu – chi...kế toán sẽ nhập vào máy và định khoán sẵn. ( sơ đồ trang bên)


Trên đây là một số kiến nghị xung quanh vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nói chung, hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm nói riêng của Công ty Cơ khí Quang Trung. Hy vọng nó sẽ góp phần nhỏ bé vào việc ngày càng hoàn thiện việc hạch toán kế toán ở công ty, thúc đẩy tăng cường chức năng giám sát của kế toán đối với sản xuất nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.



Kết luận


Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là vấn đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tế cao. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm thực sự là một công cụ đắc lực trong việc phản ánh và giám sát tình hình biến động thành phẩm và quá trình tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp. Do đó hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán thành phẩm và tiêu thu thành phẩm nói riêng là một tất yếu. Nhất là trong môi trường kinh tế đang có sự chuyển đổi, tiêu thụ thành phẩm trở thành một vấn đề quan tâm hàng đầu thì việc tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm đòi hỏi ngày càng hoàn thiện hơn.


Trong thời gian thực tập, thông qua việc nghiên cứu tình hình thực tế về kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ khí Quang Trung, em xin đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty. Mong rằng các ý kiến đó sẽ có tác dụng tích cực đối với công ty.


Em rất mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo tận tình của thầy, cô giáo và của các bạn đọc để cuốn chuyên đề tốt nghiệp của em được đầy đủ và hoàn thiện hơn.


Em xin chân thành cảm ơn !

                                          Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2003

                                                            Sinh viên

   Đỗ Thị Thu Hiền

                                     Tài liệu tham khảo
1- Giáo trình kế toán tài chính – Trường đại học Tài chính kế toán Hà Nội

2- Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp - Trường đại học Tài chính kế toán Hà Nội

3- Hệ thống kế toán doanh nghiệp : Hướng dẫn về chứng từ kế toán, và sổ kế toán – NXB Tài chính Hà Nội –1995

4- 400 sơ đồ kế toán Tài chính của TS Nguyễn Văn Công – NXB Tài chính 

5- Thông tư 89

6- Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam (quyển 1) – NXB Tài chính Hà Nội – 1/2002

7- Luận văn và chuyên đề của khoá trước





































































































































Ghi chú: 			Hạch toán hàng ngày


Hạch toán cuối kỳ


Quan hệ đối chiếu
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12





12
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7





Sổ kế toán 


chi tiết





 10





 4





3





2b





Nguội


lắp ráp








KCS





2a








Sơn








KCS








TP'








Kho BTP








Tạo phôi





Gia công


 Cơ khí








KCS








NVL





Giám đốc Công Ty





Phó giám đốc kỹ thuật





Phòng


kế hoạch





Xí nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp





Phân xưởng cơ khí





Xí nghiệp sản xuất


ống thép hàn





Phó giám đốc xuất nhập khẩu





Phó giám đốc sản xuất 


kinh doanh





Ban 


bảo vệ





Phòng 


tổ chức 


lao động





Phòng 


tài chính 


kế toán





Phân xưởng thiết bị


 áp lực





Phân xưởng thiết bị công nghiệp





Chi nhánh


 Miền Nam








Chứng từ gốc





Nhật ký chứng từ 


 số 8











Sổ cái TK 


155,632...





Ghi hàng ngày





Quan hệ đối chiếu





Ghi cuối tháng





Bảng kê


Số 1,2,8,9,11





Sổ chi tiết


Thành phẩm








Báo cáo kế toán











Bảng tổng hợp 


Chi tiết





Kế toán trưởng





Kế toán tổng hợp





Kế toán


Quỹ





Kế toán


Thanh toán





Kế toán


Tiêu thụ





=





Giá thực tế TP tồn kho đầu tháng





Giá thực tế thành phẩm xuất kho trong tháng





Số lượng thành phẩm xuất kho trong tháng





Đơn giá thực tế bình quân


 gia quyền





=





x





Đơn giá thực tế bình quân


 gia quyền





Giá thực tế TP nhập trong tháng





Số lượng TP tồn kho đầu tháng





Số lượng TP 


nhập trong tháng





+





+











Đơn giá thực tế bình quân


 gia quyền





=





160.500.000





33.996.000





+





+
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2








=





16.208.000








(đồng)





Giá thực tế thành phẩm xuất kho trong tháng





=





16.208.000
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x





=





178.288.000 (đồng)








1





Bảng cân đối kế toán và các báo cáo kế toán khác





Bảng cân đối tài khoản hoàn chỉnh





Chứng từ mã hoácác bút toán điều chỉnh, bút toán khoá sổ





Bảng cân đối thử





Bảng chi tiết 


số phát sinh





Sổ cái tài khoản





Nhật ký chung





     K/c lãi về tiêu thụ











TK 421





       K/c lỗ về tiêu thụ











   Chờ K/c











K/c











TK 1422





K/c











TK 641,642





K/c DTT











K/c giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ











TK 511, 512





TK 632





TK 911





Chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại





   KCCác khoản giảm trừ  DT





  Thuế VAT 


Phải nộp








TK521,531,532





TK333





K/c Zsx TT TP gửi đi chưa XĐ tiêu thụ cuối kỳ





Chứng từ mã hoá nhập dữ liệu vào máy





K/C








CPBH và CPQLDN phát sinh











TK641,642





TKliªn quan





K/C Zsx TT của TP tồn kho đầu kỳ và TP gửi đi chưa XĐ tiêu thụ











TK155,157





Doanh thu bán hàng











K/C DTT











K/C Zsản xuất TT của TP tiêu thụ











K/C Zsản xuất TT của TP tiêu thụ











K/C Zsản xuất TT của TP tiêu thụ











TK 511





TK 911





TK 632





TK 111,112,131





ZSx TP hoàn thành trong kỳ











TK 631





Kc





Kc lãi trả chậm trả góp từng kỳ





TK 515





CL tổng số tiền theo giá bán trả chậm, chả góp với giá bán trả ngay chưa có VAT





TK 3387





Thuế VAT phải nộp





Kc





TK 333





Kc DTT





Trị giá vốn hàng bán





TK 632





Tổng giá


TT





Giá bán trả ngay chưa có thuế VAT





TK 911





TK 511





TK 111,112





TK 154,155





Thanh toán tiền hàng cho bên giao





Hoa hồng bên nhận đại lý hưởng





Tổng số tiền thu được





Phải trả cho bên giao đại lý





TK 331





Kết chuyển DTT





TK 911





 TK 111,112, 131





TK 511





Số hàng đã bị từ chối khi chưa được XĐ là tiêu thụ





TK 1388,155,334





K/c DTT





K/c trị giá vốn của hàng tiêu thụ





TK 911





Trị giá vốn của hàng được chấp nhận





TK 632





Trị giá vốn hàng gửi bán





TK 157





TK 154, 155





Sổ chiết khấu, giảm giá


thực tế


phát sinh


trong kỳ





K/c các khoản  giảm trừ





TK 511





Thuế VAT 


phải nộp





Dtbh





TK 111,112,131





TK 333





521,531,532





       TK 111,112





Kc


DTT





DTBH





Tổng giá thanh toán





TK 111,112,131





Thuế


VAT


Phải


Nộp





TK 511





TK 333





Kc trị giá vốn hàng bán để XĐKQ





TK 911





Kc các khoản


giảm trừ





TK 521,531,532





Số chiết khấu, hàng bán bị trả lại ... phát sinh trong kỳ





TK 111,112,131





TK 632





Trị giá vốn hàng thực tế tiêu thụ





TK 154, 155





Kết chuyển





Chờ kết chuyển





TK 1422 





Cuối kỳ kết chuyển





VAT đầu vào 





được khấu trừ





TK 133





Các chi phí phát sinh, DV mua ngoài và chi khác bằng tiền


Dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền





Trích khấu hao TSCĐ





Xuất VL, CC phục vụ bán hàng, quản lý





TrÝch BHXH, KPC§, BHYT





    TK 331, 111,112





TK 214





TK 152, 153





TK 338 





Tiền lương và phụ cấp cho nhân viên bán hàng, nhân viên QLDN





TK 334





TK 911





TK 641, 642





Kc giá vốn hàng đã tiêu thụ bị trả lại trong kỳ, nhập kho hay chờ xử lý





TK 155, 1381, 334





trị giá vốn của hàng gửi bán, ký  gửi, đại lý đã bán được  trong kỳ





TK 157





trị giá vốn của hàng xuất chuyển tiếp tại các PX trong kỳ





TK 154





trị giá vốn của hàng xuất chuyển tiếp tại kho trong kỳ





TK 911





TK 632





trị giá vốn của hàng xuất chuyển tiếp tại kho trong kỳ





TK 155





TK 631





Kc trị giá vốn của TP


Tồn kho (gửi bán)


Cuối kỳ 





Kc trị giá vốn của TP


đã tiêu thụ trong kỳ để XĐKQ





TK 632








Kc trị giá vốn của TP


Tồn kho (gửi bán)


Cuối kỳ 





TK 911





Kc trị giá vốn của TP


Tồn kho (gửi bán)


đầu kỳ 





TK 155,157





TK 155, 157





K/c





Giá trị TP thiếu trong định mức





Phát hiện thiếu TP qua kiểm tra chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý





Xuất kho thành phẩm gửi bán





TK 642





TK 1381





TK 157





ZTT thành phẩm xuất kho





Giá trị thành phẩm thừa trong định mức





TK 642





   Người mua từ chối trả lại thành phẩm nhập kho 





TK 632





Phát hiện thành phẩm thừa qua kiểm kê chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý





TK 3381





Thành phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho hoặc thuê ngoài gia công chế biến





TK 154





TK 911





TK 632





TK 155





Ghi chú: 		    Ghi hàng ngày


		              Ghi cuối tháng


			     Đối chiếu





Sổ Kế Toán -TH





Bảng kê N-X-T





Thẻ ( sổ) kế toán


 chi tiết








PXK





Thẻ kho





PNK
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